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Tên đề tài:

thiết kế nhà chung cư giá rẻ ở hà nội đến năm 2020

Phần i: phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài:

Trong những năm vừa qua Nhà nước đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở cho một số đối tượng chính sách xã hội ( như: Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 105/2002/QĐ - TTg chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 154/2002/QĐ-TTg ngày 11/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở; Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khu vực nông thôn...). 

Trong nhiều năm triển khai các chính sách phát triển nhà ở, thực trạng nhà ở tại các đô thị và nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, đại bộ phận nhân dân đã được cải thiện về điều kiện ở. Tuy nhiên, cho đến nay theo kết quả điều tra, thống kê về thực trạng của cán bộ, công chức cho thấy hiện nay trên phạm vi cả nước có khoảng gần 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức, trong đó mới chỉ khoảng 2/3 số cán bộ, công chức đã tự lo được nhà ở cho mình; 1/3 còn lại ( chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn) chưa có chỗ ở ổn định ( phải ở ghép hộ, ở nhờ, ở tạm ). Kết quả khảo sát cho thấy trên 30% các hộ có diện tích nhà ở dưới 36 m2. Theo đánh giá chung có khoảng 15 -20% hộ gia đình tại các đô thị gặp khó khăn về chỗ ở.

Theo số liệu thống kê dân số cấp tỉnh có 22,9 triệu người trong đó số hộ có nhu cầu về nhà ở thu nhập thấp khoảng 653.000 hộ.

Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đạo tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô  thị. Đây là động thái tích cực thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở cho người có thu nhập thấp. Danh sách tổng hợp  dự án do các địa phương và các doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhà ở xã hội được cập nhật thường xuyên với số lượng đơn vị tham gia ngày một tăng.
Đề tài luận văn : “ Thiết kế nhà chung cư giá rẻ ở Hà Nội đến năm 2020“ nhằm đưa ra các giải pháp thiết kế hợp lý góp phần giúp ích cho việc làm sao để có được một không gian và điều kiện ở tương đối tốt với một mức giá rẻ để những người có thu nhập thấp cũng có khả năng mua được; nghiên cứu các khía cạnh kiến trúc và xây dựng ảnh hưởng đến giá thành của chung cư nhằm tạo điều kiện hạ giá thành của một căn chung cư đến mức thấp nhất nhưng vẫn có thể để đáp ứng nhu cầu ở của người dân trong khu đô thị ở Hà Nội.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 

 
+ Đánh giá tình hình các mức đầu tư và không gian , điều kiện ở tương ứng của chung cư trong các khu đô thị mới ở Hà Nội.

  
+ Nghiên cứu các cơ sở khoa học và kinh nghiệm của các nước, tìm hiểu những khía cạnh ảnh hưởng đến giá thành của chung cư trong nước từ đó đề ra các giải pháp xây dựng và quản lý cho các khu đô thị mới phù hợp với thu nhập của người dân trong điều kiện nền kinh tế hiện tại và trong tương lai gần.
  + Đề ra các giải pháp thiết kế, xây dựng và quản lý để góp phần giảm thiểu giá thành của một căn chung cư, giải quyết được vấn đề nhà ở cho đại đa số người dân Hà Nội và nâng nâng cao được chất lượng cho sự phát triển của đô thị, đồng thời cũng đảm bảo được hiệu quả kinh doanh nhà ở cho các chủ đầu tư phát triển các khu đô thị mới. 

+ Xem xét khả năng áp dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
3. Đối tượng và giới hạn của đề tài nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp thiết kế chung cư giá rẻ

+ Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn Hà Nội cũ
+ Thời gian nghiên cứu : từ nay đến năm 2020

4. Nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu tổng quan về tình hình áp dụng các giải pháp thiết kế cho nhà chung cư giá rẻ ở Hà Nội, liên hệ đến tình hình nghiên cứu ứng dụng trên thế giới.


+ Tổng kết các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ... liên quan và ảnh hưởng đến vấn đề áp dụng các giải pháp thiết kế chung cư giá rẻ.


+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết kế chung cư giá rẻ và khả năng áp dụng các giải pháp thiết kế chung cư giá rẻ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 tại Hà Nội

+ Đề xuất một số giải pháp trong ví dụ thực tế.

5. Phương pháp nghiên cứu: 


+ Tổng hợp số liệu nghiên cứu từ nhiều nguồn: internet, thông tin từ các Viện nghiên cứu, sách báo ..., từ đó khái quát hoá, phân tích tình hình để có được cái nhìn tổng quát về vấn đề áp dụng các biện pháp thiết kế công trình chung cư giá rẻ.


+ Phỏng vấn một số chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế chung cư cũng như ứng dụng khoa học công nghệ mới trong vấn đề thiết kế chung cư giá rẻ.


+ Thống kê và phân tích một số giải pháp thông dụng trong việc thiết kế chung cư giá rẻ, đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng tại Việt Nam.

6. Đóng góp của đề tài: 


+ Có một cái nhìn toàn cảnh về vấn đề nhà chung cư giá rẻ ở Hà Nội.


+ Đề xuất một số giải pháp thiết kế nhà chung cư giá rẻ


+ Đánh giá tính khả thi, và phạm vi áp dụng của các giải pháp thiết kế chung cư giá rẻ trong giai đoạn tù nay đến năm 2020.

7. Cấu trúc luận văn: 
A. Phần mở đầu

B. . Phần nội dung nghiên cứu.

Chương1:   Tổng quan về tình hình phát triển và xây dựng chung cư giá rẻ trên thế giới và ở Việt Nam.

Chương 2:
  Cơ sở khoa học để thiết kế nhà ch​ung cư giá rẻ ở Hà Nội.

Chương 3:  
Một số giải pháp thiết kế nhà chung cư giá rẻ ở Hà Nội đến năm 2020.
C. Phần kết luận và kiến nghị.
Phần nội dung
Chương 1:
tổng quan về tình hình thiết kế và xây dung chung cư giá rẻ trên thế giới và ở việt nam
Khái niệm về chung cư giá rẻ: 


Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 

*Khái niệm chung cư giá rẻ :


Chung cư giá rẻ được hiểu như một loại hình nhà ở giành cho người có thu nhập thấp. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng chung cư giá rẻ để bán ( trả tiền một lần hoặc trả góp ), cho thuê, cho thuê mua đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo phương thức xã hội hoá. 
*Cấu trúc chung cư giá rẻ:


Chung cư giá rẻ là nhà ở căn hộ chung cư kiểu căn hộ. Công trình gồm tầng hầm có thể sử dụng làm tầng kỹ thuật, chỗ để xe, bố trí tủ điện và máy bơm nước cho toà nhà. Tầng 1 thường dành cho các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Căn hộ sử dụng trong nhà ở thu nhập thấp là lại căn hộ độc lập khép kín. Loại căn hộ này có thể linh hoạt áp dụng cho nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau.
*Qui mô chung cư giá rẻ: 


Qui mô nhà chung cư giá rẻ được xác định theo số tầng cao, các căn hộ ở là cơ sở để tạo nên qui mô của nhà ở. Diện tích các căn hộ thông thường từ 30 m2 đến 70 m2. Tuỳ theo khả năng kinh tế, cũng như  nhu cầu điều kiện từng địa phương, để lựa chọn  kiểu loại căn hộ thiết kế điển hình, lắp ghép các kiểu căn hộ thành nhà ở. 

*Cấp công trình : 


Cấp công trình : Cấp II - III

Số tầng cao :   Từ 5 đến 15 tầng. 

Mật độ xây dựng  tối đa là 75%. Mật độ xây dựng được quy định dựa trên chiều cao công trình và diện tích lô đất, được tính theo  QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng. 

* Thành phần diện tích và hạng mục công trình : 

Nhà ở thu nhập thấp bao gồm  các không gian  chức năng:

· Các căn hộ  ở.

· Khối quản lý hành chính gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, quản lý nhà ở, dịch vụ nhỏ tại chỗ và nơi để xe .
· Khối sân vườn, công trình thể dục thể thao.
*Những ưu đãi của Nhà nước dành cho các dự án chung cư giá rẻ :


Chủ đầu tư các dự án chung cư giá rẻ được hưởng các ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và các ưu đãi khác theo quy định tại Quyết định 67/2009/QĐ-TTg.

Người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được vay vốn từ các ngân hàng thương mại có hỗ trợ của Nhà nước về lãi suất để trả một lần, trả góp, thuê mua nhà ở.

Thực tế cho thấy đầu tư xây dựng cũng như quản lý vận hành quỹ nhà ở xã hội theo cơ chế cho thuê và thuê mua là giải pháp ưu việt phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay.
1.1. Tình hình xây dựng và phát triển chung cư giá rẻ trên thế giới.

1.1.1 Chung cư giá rẻ tại các nước phát triển.

a. Chung cư giá rẻ tại Mỹ và Châu Mỹ 

Từ cuối thế kỷ XIX, do sự phát triển của công nghiệp, kiến trúc nhà cao tầng có ý nghĩa lớn trong việc phục vụ cho đời sống dân sinh. Có thể nói quê hương của nhà cao tầng là thành phố Chicago, Mỹ. Tại đây đã xuất hiện những nhà cao tầng đầu tiên trên thế giới. Sức ép kinh tế lớn cùng với nhu cầu xây dựng đã tạo nên sự phát triển có tính chất “bùng nổ” của đô thị. Lúc đầu các công trình cao tầng chủ yếu xây dựng lên làm văn phòng công ty. 

Công nghiệp hoá phát triển mạnh thu hút dân cư vào sống trong đô thị, dẫn tới tình trạng bùng nổ về đô thị hoá. Số dân đô thị tăng vọt kéo theo nhu cầu ở trở nên quá tải. Nhu cầu lớn, giá đất tăng cao, buộc người ta phải tìm đến giải pháp phát triên nhà ở theo chiều cao. Từ lúc đó, các chung cư cao tầng dành cho người thu nhập trung bình và người thu nhập thấp bắt đầu được quan tâm xây dựng.

Tại Mỹ, từ năm 1949-1954, Chính Phủ thực hiện chương trình quy hoạch lớn nhằm xây dựng lại đô thị, Chính phủ lập nhiều phương án xây dựng nhà ở giá rẻ thay thế các khu ổ chuột cũ như một phần kế hoạch tái thiết đô thị, thời gian này nhà ở giá rẻ ở Mỹ rất phát triển và các dự án chung cư giá rẻ chiếm phần lớn trong các dự án chung cư tại Mỹ.

Bắt đầu từ thành phố Chicago, xây dựng các chung cư cao tầng bắt đầu lan rộng ra tất cả các đô thị của nước Mỹ và sau đó lan rộng ra các nước khác ở châu Mỹ La tinh và châu Âu. ở Châu Mỹ La tinh, các chung cư cao tầng được ghi nhận  chủ yếu ở một số đô thị lớn có sự tập trung dân cư cao như: Caracas (Venezuela), Bogota (Colombia), Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile)...

Tại Canada, các dự án xây dựng nhà ỏ giá rẻ của Chính phủ được điều hành bởi một cơ quan quản lý riêng. Năm 2002, Chính phủ đã thành lập Công ty cổ phần dịch vụ nhà ở xà hội (SHSC) ở nhiều địa phương. SHSC có nhiệm vụ cung cấp nhà ở xà hội phi lợi nhuận. Toàn bộ dự án nhà ở xã hội phục vụ cho người nhập cư, tị nạn và người có thu nhập thấp. Theo thống kê cho đến nay Canada đã có 39 tập đoàn nhà ở phi lợi nhuận đang quan lý tổng số hơn 1908 dự án nhà ở xã hội.

Dự án chung cư giá rẻ mới nhất trong thời gian gần đây của Canada là dự án wordwards tại thành phố Vancouver. Dự án có kinh phí là 330 triệu đô bao gồm 536 đơn vị nhà ở và Thương mại, 200 đơn vị nhà ở xà hội với đày đủ không gian dịch vụ công cộng. Ngày nay, Canada là một trong số quốc gia có nguồn nhà ở giá rẻ chất lượng nhất thế giới.

Sau hơn 100 năm kiến trúc nhà cao tầng nói chung và chung cư cao tầng nói riêng đã phát triển rất nhanh trên toàn thế giới.

b. Chung cư giá rẻ tại Châu Âu.

Các nước châu Âu phần lớn là các nước kinh tế phát triển đầu tiên, lâu đời trên thế giới. Họ đã qua thời kỳ bùng nổ đô thị hoá và luôn giữ được số dân ổn định trong các đô thị. Chính vì vậy họ không bị sức ép về nhu cầu ở cho cư dân thành thị. Các nước này như: Đức, Pháp, áo, Hungary, Thuỵ Sỹ... phản đối các chung cư cao tầng. Kiến trúc cao tầng ở các nước này chủ yếu là cao ốc văn phòng hoặc trung tâm thương mại. Nhà cao tầng chỉ được xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố, nơi có cảnh quan đẹp, gần hồ nước, dòng sông, công viên.

Sau thế chiến thứ 2, Nước Anh đã xây dựng hơn 2,9 triệu đơn vị nhà ở để đáp ứng sự thiếu hụt về nhà cửa cũng như thể hiện một phần chính sách phúc lợi xã hội. Đến khoảng năm 1950, nước Anh đã xóa bỏ tình trạng nhà ổ chuột và bắt đầu quan tâm đến chất lượng những dự án giá rẻ phục vụ cho những người có thu nhập thấp. 

Hiện nay, Anh đang có những biện pháp nhằm hạn chế sự tác động của sở hữu tư nhân lên nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ, nhằm đảm bảo phúc lợi cho người có thu nhập thấp. Chính phủ cho phép tư nhân hóa nhà ở xã hội đã cũ và có diện tích nhỏ để thu hồi vốn đầu tư cho những nhà ở xà hội mới. Theo thống kê tại anh cần khoảng 19 tỷ bảng để xây dựng mới nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ và cải tạo những công trình đã cũ. Chính phủ Anh trính hàng năm 3,6 tỷ bảng từ năm 1997-2002 ra khỏi thu nhập cơ bản để đầu tư vào nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ, từ năm 2003 trở đi con số đó sẽ là 2,8 tỷ bảng.

Tại Pháp, sau thế chiến thứ 2, Pháp cũng bị khủng hoảng trầm trọng về nhà ở. Một phần sự thiếu hụt đó là do chiến tranh phá hoại (500.000 đơn vị nhà ở bị phá hủy) phần còn lại là do việc hoạch định chính sách không thể dự đoán trước được nhu cầu. 

Năm 1950, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng và cuộc cải cách đất đai diễn ra, Chính phủ nhận định cần can thiệp vào lĩnh vực nhà ở. Chính phủ cung cấp kinh phí cho việc xây dựng chung cư giá rẻ để dáp ứng nhu cầu ở. Năm 1953 Chính phủ đưa ra chính sách bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng trên 10 công nhân phải trả 1% thuế thu nhập để đóng góp vào quỹ xây dựng nhà ở xã hội. Năm 1954, Chính phủ cho xây dựng 12.000 đoen vị nhà ở mới, đáp ứng khẩn cấp cho người dân. Năm 1957, Pháp xây dựng một khung chính sách cho nhà ở với chương trình 5 năm. Mục tiêu của chương trình là xây dựng 300.000 đơn vị ở mỗi năm. Tuy nhiên nhà ở giá rẻ thời kỳ này chỉ quan tâm đến số lượng mà chất lượng không tốt nên đến khoảng những năm 1970 đã xuống cấp và để lại gách nặng về chất lượng. Tính đến trước năm 1955, tại Pháp đã có tới 3,9 triệu đơn vị nhà xã hội cho thuê, chiếm 41% quỹ nhà ở tại Pháp. 

Đến năm 1990, chính sách mới quy định ‘ Bảo đảm quyền nhà ở là nhiệm vụ quan trọng dựa trên tinh thần đoàn kết dân tộc. Bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở thì đều được hưởng sự trợ cấp từ Chính phủ’. Cho đến nay, nước Pháp về cơ bản đã có quỹ nhà ở xã hội với chất lượng cao, phục vụ ổn định nhu cầu của xã hội.

c. Nhận xét chung :
 * Quy hoạch :


Chung cư giá rẻ tại các nước phát triển thường được quy hoạch và xây dựng trên diện tích lớn với mật đọ và hệ số sử dụng đất cao. Khu nhà ở xã hội tách biệt với các công trình nhà ở khác. Các dẫy nhà cùng nhóm thường giống nhau, chiều dài lớn nhằm dáp ứng nhanh và đầy đủ nhu cầu về nhà ở cho tâng lớp có thu nhập thấp trong xã hội. Quy hoạch điển hình thương thấy là các dạng :

-Tổ hợp theo nhóm nhà kiểu lô phố.

-Tổ hợp nhóm nhà kiểu dẫy.

-Tổ hợp nhóm nhà kiêu hỗn hợp.

* Kiến trúc :

- Trước thế kỷ 20 : Kiến trúc nhà ở giá rẻ được xây dựng ở mức  thẩm mỹ tối thiểu với các dẫy nhà dài, cao, giống nhau và mục đích xây dựng hàng loạt. Giải pháp tổ chức mặt bằng thường là kiểu hành lang giữa với các căn hộ diện tích nhỏ. Kiểu bố trí căn hộ thông tầng được sủ dụng nhiều ở các nước Châu Âu.

-Sau thế kỷ 20 : Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu ở cũng được nâng cao. Kiến trúc nhà ở giá rẻ đang dần được bình đẳng hóa với kiến trúc các loại chung cư khác. Chung cư giá rẻ có xu hướng cao tầng với tiện nghi và thẩm mỹ ngày càng cao, hình thức kiến trúc cũng phong phú và đa dạng hơn, không còn vẻ cứng nhắc và khuôn mẫu như trước đây. Tai một số nước phát triển, chung cư giá rẻ không còn bị tách riêng khỏi khuôn viên chung của đô thị nữa. 

*Tổ chức căn hộ :

Quy mô và diện tích căn hộ được phân chia theo số lượng phòng ngủ với mức tiêu chuẩn về chất lượng thấp và trung bình. Thông thường tại các nước Châu Âu, diện tích nhỏ nhất khoảng 35m2 và lớn nhất khoảng 100m2. Các căn hộ thường được thiết kế tiền phòng do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và do thói quan sinh hoạt. Các không gian còn lại thì được tổ chức kết hợp hay tách biệt một cách linh hoạt. 
	 Bảng 1.1: Cơ cấu và quy mô diện tích căn hộ ở các nước phát triển

	Nước
	Loại căn hộ
	Cơ cấu
	Diện tích

	Mỹ
	Studio
	Có 1-2 phòng, có bếp riêng ko có p.ngủ riêng
	35

	
	1 phòng ngủ
	Có 1 phòng ngủ, có bếp riêng hoặc không
	50

	
	2 phòng ngủ
	Có 2 phòng ngủ, phòng khách riêng, 1-2WC, có hoặc không có bếp riêng
	60

	
	3 phòng ngủ
	Có 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp, ăn,WC
	70

	
	4 phòng ngủ
	Có 4 phòng ngủ, phòng khách, bếp, ăn, WC
	80

	Anh
	1 phòng ngủ
	Có 1 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, bếp riêng,  1 WC
	50

	
	2 phòng ngủ
	Có 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, bếp riêng, 1 WC
	60

	
	3 phòng ngủ
	Có 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung,bếp riêng, 1 WC
	70

	Đức
	1 phòng
	Không có phòng ngủ riêng, 1 phòng sinh hoạt chung, bếp riêng, 1 WC
	32

	
	2 phòng ngủ
	Có 1 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, bếp riêng, 1 WC
	45-50

	
	3 phòng ngủ
	Có 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, bếp riêng, 1WC
	52-65

	
	4 phòng ngủ
	Có 2 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng ngủ lớn, bếp riêng, 1WC
	65-100

	Nguồn: www.ura.gov.sg/competition


1.1.2 Chung cư giá rẻ tại các nước châu ¸.
Các nước ủng hộ xây dựng chung cư giá rẻ nằm ở châu á như: Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông...vì họ luôn bị sức ép đô thị , và nhà chung cư cao tầng là giải pháp quan trọng , là chiến lược để giải quyết nhu cầu ở cho dân cư đô thị. Chính vì vậy khái niệm chung cư giá rẻ ra đời để đáp ứng nhu cầu ở cho người dân có thu nhập trung bình và thấp. 

ở châu á, do sự bùng nổ của công nghiệp xuất khẩu năm 1950, các chiến lược phát triển nhà cao tầng nói chung, chung cư cao tầng nói riêng và chung cư giá rẻ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaisia, Singapor, Đài Loan, Indonesia, Thái lan, Hong Kong được thúc đẩy mạnh mẽ.

a. Chung cư giá rẻ ở ấn Độ
Tata Housing Development, bộ phận địa ốc của tập đoàn Tata, cho hay, họ đang sẵn sàng cho việc khởi công xây dựng những tòa nhà chung cư có giá từ 7.800-13.400 USD, ban đầu tại vùng ngoại ô công nghiệp Bhoisar, cách Mumbai khoảng 50km về phía bắc. Cũng giống như chiếc Nano, loại nhà chung cư này được thiết kế và xây dựng hướng tới hàng trăm triệu người Ấn Độ có thu nhập dưới 5.000 USD/năm và những ai không có đủ điều kiện để mua nhà với mức giá cao hơn. Nhà giá rẻ của Tata sẽ được xây dựng thzeo ba kích cỡ khác nhau: 26m2 (không chia phòng ngủ, có bếp và một nhà vệ sinh), 33m2 (cũng không chia phòng ngủ, có bếp và một nhà vệ sinh) và 43m2 (có một phòng ngủ nhỏ, bếp và nhà vệ sinh). Ngoài thiết kế đơn giản và diện tích nhỏ hẹp này, Tata còn xây nhà với số lượng lớn và tìm nguyên vật liệu giá rẻ để hạn chế chi phí. 
Dự án nhà này sẽ sử dụng thép mà công ty Tata Steel thuộc tập đoàn Tata sản xuất tại nhà máy cách đó không xa. 

Xây nhà giá rẻ để bán là một hướng đi mới của Tata, vì trước đây công ty này chỉ tập trung vào phát triển những dự án chung cư có giá lên tới 220.000 USD mỗi căn hộ, cùng với các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp. Theo dự kiến, Tata sẽ xây dựng 4.000 căn hộ giá rẻ trên toàn Ấn Độ trong vòng 4 năm tới. Sau dự án đầu tiên ở Bhoisar, Tata sẽ khởi động các dự án ở Bangalore thuộc khu vực phía Nam và Gurgaon thuộc khu vực phía Bắc Ấn Độ.
Theo một nghiên cứu gần đây do hãng nghiên cứu McKinsey và Liên hiệp Các hội đồng thương mại Ấn Độ phối hợp thực hiện, nước này hiện đang thiếu 24,7 triệu căn hộ ở các thành phố chính. Sự thiếu hụt này càng trở nên căng thẳng do lao động nhập cư đổ tới nhiều thành phố. Đối tượng này thường phải sống trong những khu nhà ổ chuột với điều kiện vệ sinh kém. Gần 70% trong số 1,2 tỷ dân của Ấn Độ có mức sống dưới 1 USD/ngày.
Trong bối cảnh phân khúc thị trường nhà cao cấp đang giảm sút, nhiều tập đoàn phát triển nhà ở Ấn Độ nhu Unitech, Puravankara và Ansals cũng đang dòm ngó thị trường nhà giá rẻ. Quỹ đầu tư mạo hiểm ICICI Ventures của ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ hiện đang có một dự án nhà giá rẻ ở Pune. Những căn hộ chung cư ở dự án này có diện tích trên 40m2 và 74m2, có giá lần lượt là 22.000 USD và 38.000 USD (400 – 700 triệu VND)

Dự án tại Bhoisar sẽ có 1.244 căn hộ và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong 2 năm tới.

b. Chung cư giá rẻ ở Trung Quốc 

Theo thống kê năm 1978, 90% nhà ở trên tất cả các đô thị của Trung Quốc thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Nhà ở không được coi như hang hóa. Toàn bộ vốn xây dựng do nhà nước cấp. Nhà ở dô thị là loại nhà tập trung (nhà tập thể) và được phân phối cho người sử dụng thông qua chính quyền địa phương.

Cuối năm 1978, Chính phủ đưa ra kế hoạch cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân đô thị từ 3,6m2/ người lên 5m2/người vào năm 1985. Điều đó có nghĩa là Chính phủ phải xây them 434 triệu m2 sàn. Tuy nhiên do nguồn vốn nhà nước còn khó khăn nên kế hoạch này phải hoãn lại.

Năm 1980, Trung Quốc đưa ra chương trình cải cách kinh tế, khi đó mới cho phép quyền sở hữu nhà cá nhân. Năm 1982, Chính phủ đua ra mô hình thí điểm bán nhà giá rẻ. Chương trình thí điểm tại 4 thành phố lớn sau đó đã tạo thành công phần nào và áp dụng sang các thành phố khác. Theo chương trình này thì chung cư giá rẻ sẽ được bán cho các hộ gia đình với sự hỗ trợ của nhà nước về giá và cơ quan làm việc của người mua phải có sự rành buộc về thời gian làm việc. 

Năm 1990 Chính phủ định hướng phát triển nhà ở theo 2 dạng: Nhà ở thương mại và nhà ở xã hội (do nhà nước và các thành phần kinh tế nhà nước bỏ vốn). Mục tiêu của chương trình này là tạo nhiều cơ hội hơn cho người dân sở hữu nhà ở. Song do giá nhà ở thương mại quá cao so với mức độ thu nhập của những người có nhu cầu, trong khi đó nguồn cung của nhà nước lại hạn chế kiến tình trạng thiếu nhà ở vẫn tái diễn. Theo thống kê năm 1992, chiw có 33% nhà ở thương mại được bán cho cá nhân.

Năm 1998, Trung Quốc chủ chương phát triển 3loại nhà phục vụ cho 3 nhóm đối tượng: nhà chất lượng cao – bán cho người giầu; nhà chất lượng thấp – bán cho người có thu nhập trung bình; nhà cho thuê – dành cho người có thu nhập thấp. Chương trình đã mang lại hiệu quả cải thiện nhu cầu ở cho người dân đặc biệt là cho nhóm người có thu nhập trung bình và thấp.

  
Hiện nay, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Bộ nhà ở và Phát triển thành thị - nông thôn cho hay Chính phủ Trung Quốc đã dành 33 tỷ NDT, gần gấp 5 lần so với năm ngoái, để xây dựng căn hộ, với giá thuê thấp nhất trong năm nay nhằm giải quyết nhà ở cho khoảng 2,6 triệu gia đình có thu nhập thấp. Năm 2008, Trung Quốc đã xây dựng 630.000 căn hộ cho người có thu nhập thấp, và năm nay dự định giải quyết nhà ở cho 2,6triệu gia đình, với 70% số này sẽ được ở trong nhà do chính phủ cấp, 30% còn lại sẽ được trợ cấp để giải quyết nhà ở.

c. Chung cư giá rẻ tại Singapore
Singapore đã từng là nước có tình trangh nhà ổ chuột tồi tệ nhất thế giới sau thế chiến thứ 2. Nguyên nhân của tình trạng này là do năng lực xâu dựng thấp kém, thiếu nhà ở công công và do hư hại trong chiến tranh.

Sự thay đổi đã xuất hiện khi Chính phủ mới thành lập, nạn thất nghiệp, đói nghèo đần được giải quyêt. Năm 1959 Chính phủ Singapore đã thành lập 2 cơ quan phát triển kinh tế (FDB) và cơ quan phát triển nhà ở (HDB) nhanh chóng cải thiện tình hinh kinh tế và phát triển quỹ nhà ở.

 
Chương trình nhà ở xã hội đá đáp ứng tốt nhu cầu cư chú của người dân, 85% trong tổng số 3,2 triệu dân của Singapore cư trú trong nhà ở giá rẻ mà Chính phủ xây dựng. Hơn 850.000 đơn vị ở tại 23 thành phố mới được xây dựng. 20% người nghèo đô thị tại Singapore được hưởng quyền lợi về nhà ở ngang bằng với các thành phần khác. Trong số 85% sống trong nhà ở giá rẻ thì có tới 90%sống trong căn hộ riêng, 10%  hộ nghèo nhất cũng có không gian sống riêng trong những căn hộ tương đối tiện nghi. Với chính sách đúng đắn, Singapore từ một nước có hệ thống nhà ở tồi tệ trở thành một quốc gia có cơ sở hạ tầng và quỹ nhà ở tốt nhất trong khu vực Châu á. Định hướng trong năm tiếp theo của Singapore sẽ là cải tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ trong chung cư giá rẻ, đảm bảo nguồn nhà ở phát triển bền vững.
d. Chung cư giá rẻ tại Hàn Quốc 

Hàn Quốc có một quỹ nhà ở công cộng dung để xây dựng nhà ở cho thuê và nhà bán, nhà cho dân thuê được xem là thích hợp với những người có thu nhập thấp và có giá đầu tư rẻ hơn. Chính phủ Hàn Quốc còn đảy mạnh quản lý thị trường nhà ở, kiểm soát diện tích nhà ở và trợ giúp tài chính trực tiếp cho các dự án nhà giá rẻ để phát triển loại hình nhà ở này nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ở cho người có thu nhập trung bình và thấp.

 e. Nhận xét chung :
*Quy hoạch: 

Dạng quy hoạch chung cư giá rẻ phổ biến ở Châu Á là xây dựng những nhóm nhà nhỏ lẻ nằm xen kẽ với các dự án khác với mục đích tiết kiệm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổ hợp các nhóm nhà chủ yếu theo kiểu dẫy. Mật độ xây dựng không đồng đều giữa các nước. Riêng Singapore, mật độ xây dựng công trình rất cao, hệ số sử dụng đất lớn. 

*Kiến trúc: 

Hình thức kiến trúc đơn giản, tổ hợp mặt bằng theo dạng hành lang giữa, hành lang bên và kiểu đơn nguyên. Mặt đứng các công trình chung cư giá rẻ rất giống nhau. Tầng 1 thường để trống tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ. Hầu hết các căn hộ đều có ban công rộng để phơi phóng và tạo điều kiện vi khí hậu cho căn hộ. 

*Tổ chức căn hộ: 

So với các nước Châu Âu, chung cư giá rẻ tại các nước Châu Á có yêu cầu về diện tích nhỏ hơn. Diện tích căn hộ được căn cứ theo số lượng phòng ngủ. Quy mô căn hộ được phân loại đa dạng do truyền thống và văn hóa lối sống Á Đông, Căn hộ nhỏ có diện tích trên 25m2, căn hộ lớn có diện tích dưới 100m2. 
	Bảng 1.2: Cơ cấu và quy mô diện tích căn hộ ở các nước châu ¸

	Nước
	Loại căn hộ
	Cơ cấu
	Diện tích

	Trung Quốc
	Nhỏ
	1 phòng: 1-2 người
	26

	
	
	2 phòng: 2-3 người
	37

	
	Trung bình
	2 phòng: 2-3 người 
	42

	
	
	3 phòng: 3-4 người
	50

	
	
	3 phòng: 3-5 người
	63

	
	Lớn
	4 phòng: 4-5 người
5 phòng: 4-6 người
	70
90

	Nhật  Bản
	Hộ 1 người
	1 p.¡n, 1p.Ngñ, 1 BÕp, 1WC
	20-37

	
	2 người
	1 p.Kh¸ch, 1 p.Ngñ, 1 p.BÕp, 1WC
	30-55

	
	3 người
	1 p.Kh¸ch, 1p. SHC, 2p.Ngñ, 1p.BÕp, 2WC
	46-75

	
	4 người
	1 p.Kh¸ch, 1p. SHC, 2p.Ngñ, 1p.BÕp, 2WC
	59-91

	
	5 người
	1 p.Kh¸ch, 1p. SHC, 3p.Ngñ, 1p.BÕp, 2WC
	69-122

	
	6 người
	1 p.Kh¸ch, 1p. SHC, 4p.Ngñ, 1p.BÕp, 2WC
	75-129

	Singapore
	2 phòng
	Bếp + ăn thông với không gian SHC, có 2 phòng ngủ trở lên, WC chung và riêng cho phòng ngủ.
	32

	
	3 phòng ngủ
	Không gian tiền phòng, Bếp + ăn thông với không gian SHC, có 2 phòng ngủ trở lên, WC chung và riêng cho từng phòng ngủ
	45-50

	
	4 phòng ngủ
	
	52-65

	
	5 phòng ngủ
	Có tiền phòng rộng, Bếp + ăn thông với không gian SHC, có 2 phòng ngủ trở lên, WC chung và riêng cho từng phòng ngủ
	65-100

	
	Loại đặc biệt
	
	65-100

	Hàn Quốc
	1-2 phòng
	1 Bếp, 1WC, Tiền phòng, 1 Sinh hoạt chung + ăn
	39

	
	2-3 phòng
	1 Bếp, 1WC, Tiền phòng, 1 Sinh hoạt chung + ăn, 1 đến 2 phòng ngủ
	49-55

	
	3-4 phòng
	1 Bếp, 1WC, Tiền phòng, 1 Sinh hoạt chung + ăn, 2 đến 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc
	65-75

	
	4 phòng
	1 Bếp, 1WC, Tiền phòng, 1 Sinh hoạt chung + ăn, 3 phòng ngủ, 1p.Làm việc
	85-90

	
	5 phòng
	1 Bếp, 2WC, Tiền phòng, 1 Sinh hoạt chung + ăn, 4 phòng ngủ, 1p.Làm việc
	105

	Nguồn: www.ura.gov.sg/competition


1.2. Tình hình xây dựng và phát triển chung cư giá rẻ ở Việt Nam
1.2.1. Sơ lược về tình hình xây dựng và phát triển nhà chung cư nói chung và chung cư giá rẻ nói riêng ở Việt Nam
Từ sau năm 1954, ở Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện loại hình nhà ở chung cư. Các chung cư được xây dựng chủ yếu ở một số thành phố lớn ở phía bắc như Hà Nội, Hải Phòng và phía nam ở Sài Gòn, Vũng Tàu...

ở miền Bắc, cũng chỉ đáng kể là các chung cư đích thực là những nhà xây dựng từ năm 1975 đổ lại đây như các mẫu nhà xây dựng ở các khu Kim Liên, Bách Khoa, Trung Tự, Thành Công, Giảng Võ, Thanh Xuân với các căn hộ nhỏ khép kín thay thế các loại căn hộ lớn nhiều phòng dùng chung khu phụ như trước đây. Các mẫu nhà này được xây dựng phần lớn theo kiểu nhà chung cư các nước xã hội chủ nghĩa, nhà bê tông lắp ghép theo kiểu block. Các căn hộ khép kín có diện tích từ 20m2 đến 45 m2, chỉ tiêu diện tích 6m2/người. Các chung cư thời kỳ này mới chỉ cao tối đa khoảng 6 tầng, chưa có các chung cư cao tầng.

ở miền Nam, nhiều chung cư được xây dựng, cả các chung cư nhiều tầng và chung cư cao tầng (> 9 tầng). Các chung cư này phần lớn do các nhà kiến trúc Việt Nam thiết kế. Họ đã đưa các yếu tố kiến trúc dân tộc vào công trình, hay đúng hơn là đã địa phương hoá mô hình chung cư cao tầng phương tây bằng ban công, lôgia, các chi tiết kiến trúc, tấm che nắng, tiểu cảnh, cây xanh, bể nước...Phần lớn các chung cư này được xử lý không gian, hình khối khéo léo, không phô trương. Điển hình cho các chung cư cao tầng ở Sài Gòn thời kỳ này là các chung cư Thanh Đa (cao trên dưới 10 tầng), chung cư 727 Trần Hưng Đạo (9 tầng), chung cư Êđen, chung cư Nguyễn Thái Bình. 

Sau thời kỳ đổi mới, nhiều chính sách mới đã được đưa ra làm thay đổi dần bộ mặt kinh tế xã hội của đất nước. Các chung cư cao tầng mới dần dần được quan tâm và từng bước được nghiên cứu xây dựng. Năm 1987, lần đầu tiên 1 chung cư cao 11 tầng được xây dựng thí điểm ở khu tập thể Giảng Võ, tuy nhiên do không có kinh phí lắp đặt cầu thang máy nên sau chuyển đổi thành khách sạn. Từ những năm 1990, do chính sách đổi mới, kêu gọi đầu tư nước ngoài cùng với sự phát triển kinh tế đã tạo điều kiện xây dựng chung cư cao tầng ở các khu đô thị lớn của Việt Nam. Năm 1995, chung cư cao tầng được thử nghiệm xây dựng hàng loạt ở khu đô thị mới Bắc Linh Đàm với chất lượng sống cao hơn hẳn,gạt bỏ được những lo ngại của người dân đô thị về chất lượng chung cư và khẳng định được một xu thế mới cho loại hình nhà ở chung cư cao tầng hiện đại có thang máy, hệ thống kỹ thuật đồng bộ. Từ năm 2000 đến nay, các khu đô thị mới được xây dựng nhanh chóng trên toàn quốc và chung cư cao tầng là hạng mục quan trọng không thể thiếu ở các khu đô thị này. 

Gần đây để đáp ứng nhu cầu ở cho người có thu nhập trung bình và thấp, chung cư giá rẻ được quan tâm đầu tư nhiều hơn và hiện đang là điểm nóng trong xu hướng phát triển nhà ở tại nước ta.
a. Chung cư giá rẻ tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

TPHCM đang xôn xao bởi "Chương trình phát triển nhà TNT" và một số dự án chung cư khác dành cho người có thu nhập thấp.


"Chương trình phát triển nhà TNT" là chương trình sẽ liên danh 3 đơn vị là Công ty cổ phần M&C, Công ty cổ phần quỹ L.N.G và Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT TPHCM hợp lực thực hiện. Chương trình này dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD, trong đó riêng giai đoạn 1 sẽ xây dựng 30.000 căn hộ, trong đó có 10.000 căn hộ bán cho người có thu nhập thấp với giá ưu đãi, chỉ có 175 triệu đồng căn hộ 36 m2. 
Đối tượng ưu tiên xem xét mua nhà từ Chương trình nhà TNT là những người làm việc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.


Những người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trên địa bàn TPHCM với các tiêu chuẩn sau: tối thiểu 3 năm làm việc liên tục cho 1 công ty hay nhiều công ty khác nhau, có thu nhập ổn định, có khả năng trả nợ vay (phần này do cơ quan nơi người mua nhà làm việc xác nhận), hiện đang có khó khăn về nhà ở (chưa sở hữu nhà/đất hay có nhà nhưng diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/đầu người - phần này do UBND phường/xã xác nhận) và có đủ khả năng tài chính (vốn tự có) để tham gia chương trình mua nhà (tối thiểu là 30% giá trị căn hộ).

Trong những đối tượng ưu tiên nêu ở trên, Chương trình nhà TNT dành sự ưu tiên hàng đầu cho CBCNV đang công tác trong ngành giáo dục, y tế và khối hành chính sự nghiệp.

Đây là lần đầu tiên ở TPHCM có một chương trình hiện thực xây nhà ở cho người có thu nhập thấp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (Resco) sẽ cùng với Tổng công ty phát triển nhà Hàn Quốc (KNHC) đầu tư dự án xây dựng 60.000 căn hộ bán trả góp cho người có thu nhập thấp tại TPHCM. Những căn hộ này có diện tích tối thiểu là 50 m2, ước tính giá thành xây dựng chưa kể tiền đất là 10.000- 15.000 USD/căn (160-240 triệu đ/căn), tùy theo diện tích. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến lên tới khoảng 1 tỷ USD.


Dự án khu căn hộ E.Home trên tuyến đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, là sản phẩm của Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long thuộc Tập đoàn Bất động sản Nam Long. Tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án là 300 tỷ đồng. E.Home rộng 3 ha, không chỉ dành cho xây dựng chung cư mà còn cho những công trình đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội như công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, câu lạc bộ, trạm y tế... 

Dự án E.Home - Đông Sài Gòn 1 là sản phẩm đầu tiên của dòng sản phẩm E.Home dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình và ổn định. Dự án chú trọng đến 3 đặc tính giá cả hợp lý, môi trường sống xanh, sạch và tính tiện nghi của căn hộ.

Nơi đây có ba khối chung cư, mỗi tòa nhà cao 5,5 tầng, chưa kể tầng áp mái và tầng lửng, được xây dựng trên khuôn viên đất 10.253 m2. Mỗi khối nhà có khoảng 300-400 căn hộ, diện tích trung bình mỗi căn từ 50m2 đến 60m2 gồm hai phòng ngủ với giá bán dao động 500-600 triệu đồng.
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Dự án tiếp giáp với các trục đường lớn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, đã và đang được chính phủ triển khai như: đường Vành đai; đại lộ Đông Tây; hầm Thủ Thiêm; đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Dây. Tiện nghi trong tòa nhà bao gồm hệ thống thang máy, điện ngầm, xử lý nước thải, hệ thống chữa cháy tại chỗ, truyền hình cáp, điện thoại toàn khu kết hợp cùng các tiện ích công cộng hoàn chỉnh như công viên cây xanh, cửa hàng tiện ích, phòng khám đa khoa, câu lạc bộ cộng đồng… Khách hàng có thể mua căn hộ bằng cách vay và trả góp theo tiến độ xây dựng. 


Dự án chung cư Lê Thành, quận Bình Tân- TPHCM, do công ty TNHH TM-XD Lê Thành làm chủ đầu tư. Chung cư Lê Thành gồm hai khu A và B với quy mô 7 block căn hộ, cao từ 10-16 tầng, gồm 1.154 căn hộ có diện tích từ 50-115 m2. Giá gốc của 134 căn hộ vừa được bàn giao là 5,8 triệu đồng/m2.
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Đây là chung cư dành cho người có thu nhập trung bình và tầng lớp CB-CNV, sinh viên mới ra trường. Để có được giá bán như hiện nay, chủ đầu tư đã tinh giảm tối đa bộ máy quản lý, các chi phí trung gian được hạn chế. 

Dự án do Công ty Nam Kinh (Hồng Kông Trung Quốc) làm chủ đầu tư với tổng vốn là 80 triệu USD. Đây là dự án trong lĩnh vực nhà ở cho người có thu nhập thấp với qui mô lớn đầu tiên được cấp phép và là dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài đầu tiên ở TP.HCM. Dự án đã được TPHCM cấp phép ngày 18/1/2005

Ngoài ra TPHCM còn một số các dự án chung cư giá rẻ khác như: Dự án Udico, Sunshine và Thuận Kiều, cách xa quận 1, Tp.HCM 15km; Dự án Chung cư Tô Hiến Thành phường 12, quận 10, Tp.HCM; 
b. Chung cư giá rẻ tại một số tỉnh phía Nam khác:


Ở một số các tỉnh phía Nam khác hoạt động của các dự án chung cư giá rẻ cũng hoạt động tấp nập như ở Bình Dương Công ty địa ốc Đất Cát công bố giá căn hộ diện tích 50m2 dành cho người có thu nhập thấp tại chung cư Phú Mỹ, huyện Bến Cát chỉ 250 triệu đồng Công ty Lim Kieu, chủ đầu tư chung cư Thuận Kiều ở huyện Dĩ An, giới thiệu căn hộ 38m2 có đầy đủ tiện ích, đặc biệt hơn các chung cư khác ở chỗ có thang máy với giá 260 triệu.. Ở Đồng Nai Công ty siêu thị căn hộ Phát Hưng công bố giá căn hộ 60m2 là 247 triệu đồng.  
c. Chung cư giá rẻ ở một số tỉnh miền Trung.
Đà Nẵng cũng tổ chức bán đấu giá chung cư từ 200 triệu đồng/căn 

Giá khởi điểm để bán đấu giá căn hộ chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông với giá thấp nhất là 202 triệu đồng/căn diện tích 50 mét vuông, ở tầng 1.
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UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định về việc quy định về giá khởi điểm đấu giá căn hộ tại Đà Nẵng. Theo đó, căn hộ mặt tiền đường Dương Vân Nga - Khu D2 (gồm 2 căn hộ) giá khởi điểm 249 triệu đồng; đường nội bộ phía ngoài sân vườn - Khu E1, E2 (gồm 8 căn hộ) giá khởi điểm là 225 triệu đồng; đường nội bộ phía giữa sân vườn - Khu F1, F2, G2, D2 (gồm 10 căn hộ), giá khởi điểm 214 triệu đồng; đường nội bộ phía trong sân vườn - Khu G2, F2 (gồm 4 căn hộ), giá khởi điểm 202 triệu đồng. TT - UBND TP cũng đã quyết định giao 68ha đất tại khu vực Xuân Thiều - Nam Ô (quận Liên Chiểu) cho Công ty Kinh doanh khai thác hạ tầng khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) thuộc Ban quản lý các KCN-KCX Đà Nẵng để xây dựng sáu khu chung cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. 

Tỉnh Nghệ An đang kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thực hiện Dự án xây dựng thí điểm 4 chung cư nhà ở xã hội với quy mô 5 tầng, 320 căn hộ, tổng diện tích sàn 13.440m2, đáp ứng chỗ ở cho 1.248 người.


Theo kế hoạch, TP Vinh sẽ xây dựng 3 chung giá rẻ, mỗi chung cư có 80 căn hộ, bố trí cho 936 nhân khẩu đang sống tại khu nhà ở P.Lê Lợi, tại khu nhà ở Nam đường Nguyễn Viết Xuân (thuộc P.Hưng Dũng) và tại khu tập thể Viện Quân y 4 (thuộc xã Hưng Lộc). Còn tại KCN Nam Cấm sẽ xây dựng 1 chung cư nhà với 80 căn hộ phục vụ cho 312 nhân khẩu. 4 chung cư trên phải được đảm bảo về quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật như kết nối giữa giao thông của dự án với hệ thống giao thông của đô thị; hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc phù hợp với quy chuẩn đô thị nơi có dự án; các dự án phải có các công trình công cộng tối thiểu đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng (nơi để xe, mẫu giáo, sinh hoạt chung, giải trí, dịch vụ…); diện tích cây xanh, thảm cỏ hợp lý đảm bảo chất lượng môi trường nhà ở xã hội trong các khu dân cư, KĐTM.

Tại TP. Thanh Hóa vào ngày 19/5/2004, tại phường Đông Vệ Công ty Sông Mã đã làm lễ khởi công xây dựng khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp. 

Tổng diện tích dành cho xây dựng khu chung cư này là hơn 185.000m2, trong đó có hơn 36.000m2 xây chung cư cao 5 tầng, diện tích mỗi căn hộ từ 40m2 đến 70m2. Phần diện tích còn lại được bố trí làm nhà liên kế, nhà chia lô, nhà trẻ, mẫu giáo, các công trình văn hóa, thể thao... 

d. Chung cư giá rẻ tại một số tỉnh phía Bắc

Tại Bắc Ninh Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) đang gấp rút chuẩn bị khởi công hơn 200 căn hộ, có diện tích từ 40 đến 60 m2 với giá 200- 300 triệu. Hiện giá xây lắp trung bình khoảng 3,5 triệu mỗi m2. Tính trung bình một căn hộ 50 m2 giá thành xây dựng mất khoảng gần 180 triệu. Nếu doanh nghiệp bán khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng vẫn thu lãi. 

Dự án nhà ở xã hội tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cũng hoàn tất, bán với giá 180 triệu đồng/căn50m2 do Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đầu tư cũng đang gây sốc cho dư luận. 


Tóm lại, các hoạt động về chung cư giá rẻ đang rất hối hả, các dự án chung cư giá rẻ giải quyết nhu cầu ở cho người có thu nhập trung bình và thấp đang được triển khai trên hầu hết các tỉnh thành của cả nước, thị trường bất động sản năm 2009 sẽ còn gặp nhiều khó khăn và nếu có thị phần gặp thuận lợi thì đó là mảng nhà ở giá rẻ. 

1.2.2 Nhận xét chung:
*Quy hoạch: Hầu hết các đơn vị ở là các nhóm nhà được tổ hợp theo kiểu dẫy song song với nhau theo hướng có lợi về gió và ánh sang. Mật độ xây dựng các chung cư giá rẻ đều tương đối cao. 
*Kiến trúc: 

-Trước năm 2005: Công trình được tổ chức theo kiểu chung cư hành lang giữa và hành lang bên có độ dày lớn, thông gió xuyên phòng và đón sang tự nhiên kém nên các căn hộ thường có điều kiện vi khí hậu không cao. Tầng cao trung bình là 5 tầng, không có thang máy. Hình thức kiến trúc đơn điệu và đồng nhất do được xây dựng theo phương pháp lắp ghép. 

-Sau năm 2005: Các công trình được tổ chức theo kiểu hành lang giữa và kiểu đơn nguyên (phân đoạn), tầng cao từ 5-15 tầng. Hình thức kiến trúc đã phong phú hơn trước.

*Tổ chức căn hộ: 

Trong các khu chung cư giá rẻ của Việt Nam những năm trước 1992, diện tích trung bình cho mỗi căn hộ khoảng trên dưới 40m2. Mỗi căn hộ có từ 1-2 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung. Diện tích phụ trợ nhủ bếp, WC rất nhỏ, dẫn đến tình trạng cơi nới rất nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. 

Trong vài năm trở lại đây, khi nhà nước ban hành chính sách phát triển nhà ở xã hội thí chung cư giá rẻ mới được quan tâm và cải thiện đáng kể.
1.3. Tình hình xây dựng và phát triển chung cư giá rẻ ở Hà Nội: 

1.3.1. Sơ lược về tình hình xây dựng và phát triển chung cư giá rẻ ở Hà Nội :

Thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2010 và 2020, trong những năm qua Chính phủ và thành phố Hà Nội rất quan tâm đến quy hoạch cải tạo, xây dựng Thủ đô và đã thu được nhiều chuyển biến đáng kể. Nhiều khu đô thị mới đã và đang được xây dựng như khu Trung Yên, khu Định Công - Đại Kim, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, khu đô thị mới Định Công ... Các khu đô thị mới này đều được đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp nước, thoát nước bẩn, cấp điện, hệ thống thông tin bưu điện... và hạ tầng xã hội như trường học, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế, các cơ quan chính quyền cấp cơ sở, khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh... 

Song hành với việc phát triển những khu chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi là việc đẩy mạnh phát triển và xây dựng các khu chung cư giá rẻ phục vụ nhu cầu ở cho người có thu nhập trung bình và thấp. Theo thống kê không đầy đủ, tại Hà Nội có trên 40% dân cư có khó khăn về nhà ở, trong đó có hơn 15% thuộc diện quá khó khăn. Gần đây, những hoạt động về chung cư giá rẻ tại Hà Nội ngày càng sôi động và thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Công ty CP Vinaconex vừa chính thức công bố kế hoạch xây dựng nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2010. Theo đó mỗi căn hộ khoảng 50 m2 chỉ có giá trên dưới 200 triệu đồng. Loại nhà này sử dụng toàn bộ cốt là bê tông dự ứng lực, kể cả vách ngăn nên có giá thành rẻ do Công ty CP Vinaconex Xuân Mai, trực thuộc Vinaconex làm chủ đầu tư. Ngoài bán nhà trả tiền ngay, chủ đầu tư còn đưa ra cơ chế bán nhà trả góp. 

   [image: image1.jpg]
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Dự kiến, trong 3 năm tới, Vinaconex sẽ tiến hành xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp tại Nghệ An, Khánh Hòa, TPHCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Nam. Tổng vốn đầu tư làm nhà giá rẻ này hơn 1.588 tỉ đồng, với diện tích 329.810 m2 sàn. Diện tích trung bình căn hộ là 50 m2, giá bán từ 165 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/căn. 

Hiện Vinaconex đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 tòa nhà 5 tầng tại khu nhà ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, với giá bán 195 triệu đồng/căn 50 m2 và nhà cho công nhân thuê tại Kim Chung (Đông Anh), Đại Áng (Thanh Trì) của Hà Nội.

Công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) hoàn thành 2 trên 3 dự án thuộc khu đô thị mới Việt Hưng, đã xây dựng và bàn giao 39 đơn nguyên, với 1.890 căn hộ chung cư, tổng diện tích sàn xây dựng là 22 vạn mét vuông. Trong đó đã có 698 hộ gia đình, với khoảng 3.000 người đến định cư. Ngoài những khu biệt thư, nhà lô và chung cư cao cấp, dự án còn có những khu chung cư tái định cư và chung cư giá rẻ cho người có thu nhập thấp và dự án nhà cho thuê. Tháng 4, HUD sẽ khởi công xây 815 căn hộ nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Diện tích căn hộ 35-60m2, có giá thuê hằng tháng 600.000-1.000.000 đồng. 


Ngoài ra, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cho biết đã quyết định xây dựng 2 dự án nhà ở giá rẻ tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (Mê Linh, Hà Nội) và khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương).

HUD đã giao đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (HUD-CIC) lập đề án triển khai thực hiện 2 dự án trên. Với diện tích đất khoảng 5,07 héc ta dành để xây dựng nhà ở giá rẻ, khu đô thị mới Thanh Lâm dự kiến sẽ xây dựng các khối nhà có chiều cao trung bình, đảm bảo tính kinh tế và khả thi của dự án. Riêng khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ sẽ dành khoảng 3 héc ta dành xây dựng nhà ở giá rẻ với 12 khối nhà cao 7 tầng có thang máy.

HUD cũng đang nghiên cứu để tham gia xây dựng nhà ở giá rẻ cho sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội). 

Ngoài việc tập trung xây dựng 2 cụm công trình cho sinh viên tại 2 khu đô thị trên, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận danh sách đợt 1 các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án nhà ở giá rẻ.

 
Với việc triển khai mạnh, nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội tăng mạnh thời gian tới, dự kiến đến năm 2010 đáp ứng khoảng 3.600 đến 5.400 căn hộ cho cán bộ, công chức, còn công nhân các khu công nghiệp tập trung cần khoảng 6.000 căn hộ.

 
Để dành quỹ đất cho việc xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội đang soạn thảo quy định về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố, trong đó có quy định các khu đô thị mới phải dành 10% quỹ đất xây dựng nhà xã hội.            

 
Chính phủ cũng vừa có quyết định phân bổ bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm, trong đó có 3.500 tỷ đồng dành cho lĩnh vực xây nhà cho sinh viên, 8.600 tỷ đồng cho lĩnh vực giao thông vận tải….

 Như vậy, trong thời gian tới các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, cho công nhân, sinh viên sẽ được đẩy nhanh, và triển khai đồng loạt, nguồn cung sẽ tăng lên mạnh.

Dự án cho thuê có diện tích sàn khoảng 38.358m2, với 515 căn hộ, diện tích từ 35 đến 60m2. Giá cho thuê dự kiến mỗi tháng cho căn hộ với diện tích 35m2 là 607.000 đồng, 40- 45m2 là 693.000 - 780.000 đồng, 60m2 khoảng 1 triệu đồng. Thời gian thành phố thu hồi vốn là 30 năm.

Ngoài ra, thành phố xây dựng 300 căn hộ khác để áp dụng theo hình thức thuê mua. Người dân nộp trước 20% giá trị căn hộ, sau đó, trả tiền thuê căn hộ 35m2 là 643.000 đồng một tháng; diện tích 40-45m2 là 735.000-827.000 đồng, loại 60m2 là 1.103.000đồng. Sau 20 năm, căn hộ sẽ thuộc quyền sở hữu của người thuê mua. Tuy nhiên, khi không có nhu cầu ở nữa sẽ phải bán lại cho nhà nước. 

Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp thiết kế, thi công phù hợp nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội và nhanh chóng đưa hàng hoá nhà ở gía rẻ ra thị trường… 

 
Theo quy định của UBND Hà Nội, những người được thuê, thuê mua nhà xã hội là cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất...


Trước mắt, thành phố ưu tiên các hộ gia đình có cả 2 vợ chồng tốt nghiệp đại học; người làm việc ở những khu vực khó khăn, độc hại; từng công tác tại các vùng xa xôi, hoặc những hộ có diện tích ở dưới 5m2 một người; có mức thu nhập bình quân không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hàng tháng đối với căn hộ có diện tích tối đa là 70m2 và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê phải trả đối với căn hộ có diện tích 30m2. 
	Chủ đầu tư
	Vị trí xây dựng
	Mục đích

	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phát
	Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm
	Nhà ở thu nhập thấp

	Công ty CP Đá ốp lát cao cấp
	KCN Bắc Phù Cát, Thạch Thất
	Nhà cho công nhân và người thu nhập thấp

	Tổng Công ty HUD
	Thanh Lâm - Đại Thịnh, huyện Mê Linh
	Nhà ở xã hội

	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
	Khu Ngoại giao đoàn, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm
	Nhà cho người thu nhập thấp

	Liên danh Công ty CP Bê tông Xuân Mai và Vinaconex 21
	Kiến Hưng, Hà Đông
	Nhà thu nhập thấp

	Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội và Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5
	Sài Đồng, quận Long Biên.
	Nhà thu nhập thấp

	Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội
	Kim Chung, huyện Đông Anh.

 
	Công nhân và thu nhập thấp


Danh sách một số dự án chung cư giá rẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nhận xét chung :
*Quy hoạch: Hầu hết các đơn vị ở là các nhóm nhà được tổ hợp theo kiểu dẫy song song với nhau theo hướng có lợi về gió và ánh sang. Mật độ xây dựng các chung cư giá rẻ đều tương đối cao. 

*Kiến trúc: 

-Trước năm 2005: Công trình được tổ chức theo kiểu chung cư hành lang giữa và hành lang bên có độ dày lớn, thong gió xuyên phòng và đón sang tự nhiên kém nên các căn hộ thường có điều kiện vi khí hậu không cao. Tầng cao trung bình là 5 tầng, không có thang máy. Hình thức kiến trúc đơn điệu vad đồng nhất do được xây dựng theo phương pháp lắp ghép. 

-Sau năm 2005: Các công trình được tổ chức theo kiểu hành lang giữa và kiểu đơn nguyên (phân đoạn), tầng cao từ 5-12 tầng. Hình thức kiến trúc đã phong phú hơn trước.

*Tổ chức căn hộ: 

Trong các khu chung cư giá rẻ của Hà Nội những năm trước 1992, diện tích trung bình cho mỗi căn hộ khoảng trên dưới 40m2. Mỗi căn hộ có từ 1-2 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung. Diện tích phụ trợ nhủ bếp, WC rất nhỏ, dẫn đến tình trạng cơi nới rất nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. 

Trong vài năm trở lại đây, khi nhà nước ban hành chính sách phát triển nhà ở xã hội thí chung cư giá rẻ mới được quan tâm và cải thiện đáng kể.

1.3.2. Những vấn đề  tồn tại, cần nghiên cứu: 

- Vấn đề về vốn đầu tư: Tuy gần đây chính phủ đã có nhiều động thái nhằm tăng cường vốn cho những dự án nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ nhưng cần thiết lập các kênh dẫn về vốn dài hạn cho thị trường BĐS nhà ở thông qua thị trường vốn và các định chế như: Quỹ nhà ở Quốc gia và Quỹ nhà ở thành phố, để hạn chế và chia sẻ rủi ro; các quỹ đầu tư và tín thác BĐS, Quỹ đầu tư phát triển thành phố, ngân hàng phát triển nhà… hướng vào nhiệm vụ giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp.

-Vấn đề về quỹ đất: Sau một thời gian dài thực hiện các đề án vè chung cư giá rẻ thì quỹ đất dành cho việc xây dựng loại hình chung cư này vẫn chưa phát triển được bao nhiêu, các dự án thực hiện với tiến độ vô cùng ỳ ạch. Chính vấn đề này làm đa phần các nhà đầu tư chưa hào hứng và mặn mà tham gia các dự án chung cư giá rẻ.

-Vấn đề về cơ chế và thủ tục hành chính: Vẫn còn những thủ tục rườm rà làm cản trở quá trình xây dựng và phát triển chung cư giá rẻ: như thời gian xin phép xây dựng kéo dài, chậm chễ trong một số bước xét duyệt hồ sơ.v.v...Cần có nhiều them nữa những cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư đối với những dự án giá rẻ.

-Vấn đề về giải pháp thiết kế: Vẫn tồn tại những thiết kế thiếu hợp lý về công năng cũng như hình thức gây tốn kém về không gian sử dụng cũng như làm xấu bộ mặt của đô thị.

-Vấn đề về thi công: Còn tồn tại những giải pháp thi công không hiệu quả, chưa áp dụng hết những công nghệ về vật liệu và giải pháp thi công mới, chính điều này làm giá chung cư chua thể xuống đến mức người dân mong đợi.
Tóm lại: 
Nhà ở là không gian cư trú, là nơi đảm bảo môi trường sống và tái tạo lao động của con người, lá môi trường văn hóa, giáo dục, tổ ấm hạnh phúc của mọi gia đình và là thước đo của sự phồn vinh và tiến bộ xã hội.

Đối với mỗi quốc gia, nhà ở nói chung và chung cư giá rẻ nói riêng không chỉ là nguồn tài sản có giá trị mà còn thể hiện trình độ phát triển, tiềm năng kinh tế và mức độ chăm lo cho đời sống người đân trong xã hội. Có nhà ở thích hợp và an toàn là nhu cầu thiết yếu, là nguyện vọng chính đáng của mỗi công dân, trong đó có các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.

Chung cư giá rẻ là một trong những thành phần cấu trúc của mỗi đô thị, nghiên cứu về chung cư giá rẻ không thể tách khỏi hình thái và định hướng phát triển của đô thị. 

Tại Hà Nội, từ khi xóa bỏ chế độ bao cấp, chính sách về nhà ở xã hội chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng vè nhà ở, đặc biệt càng khó khăn hơn với những gia đình có thu nhập thấp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội và kiến trúc đô thị. Hà Nội là một trong những địa phương xây dựng thí điểm các chương trình phát triển chung cư giá rẻ, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân đô thị nói chung và người nghèo nói riêng. 

Ngiên cứu mô hình chung cư giá rẻ một cách toàn diện với mục tiêu phát triển bền vững không chỉ tạo điều kiện phát triển quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân đô thị mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội chung của Hà Nội.

Chương 2:

cơ sở khoa học để thiết kế chung cư giá rẻ trên địa bàn hà nội.

2.1 ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN – khí hậu 

2.1.1. Vị trí địa lý:

Nằm ở phía tây bắc của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km², nằm ở cả hai bên bờ sông Hồng, nhưng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn. 

2.1.2. Điều kiện địa hình - điạ chất – thủy văn:

Điều kiện địa chất khu vực Hà nội có những đặc điểm : Vùng Bắc sông Hồng, được cấu tạo do phức hộ địa tầng nguồn gốc AIII2VP gồm : cuội, sỏi, cát, cát pha, sét pha và sét. Miền Nam sông Hồng và Gia lâm cấu tạo từ nguồn gốc AIVTB gồm : cát, cát pha, sét pha và sét. 

- Động đất : Hà nội nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đối sinh động với Mma=6,2+0,3 độ richter với độ chấn 1-20km Imax=8 (theo thang MSK-64) 

- Hiện tượng sụt mặt đất do khai thác nước ngầm : từ năm 1968=1991 đoàn 64 liên đoàn 2 địa chất thuỷ văn đã đo đạc đất 1 lần/1năm về mùa khô, kết quả : 

+ Vùng lún mạnh phía Nam thành phố : Hồ Linh Đàm>20mm/năm 

+ Vùng Hà Đông, Hạ Đình, Văn Điển, Cầu bươu, Cầu mới, ngã tư Vọng, Pháp Vân trung bình 10-20mm/năm 

+ Còn lại từ 0-10mm/năm 

+ Vùng ven sông Hồng không có hiện tượng lún 

Như vậy việc bố trí chung cư giá rẻ nên tận dụng những khu vực có điều kiện địa chất tốt để giảm bớt những chi phí trong xử lý nền móng công trình. 
Có thể nhận thấy địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ 5 đến 20 mét so với mực nước biển. Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên của Hà Nội là đồng bằng, nằm ở hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng và chi lưu các con sông khác. Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với các đỉnh như Ba Vì cao 1.281 m, Gia Dê 707 m, Chân Chim 462 m, Thanh Lanh 427 m, Thiên Trù 378 m... Khu vực nội ô thành phố cũng có một số gò đồi thấp, như gò Đống Đa, núi Nùng. 

Thành phố Hà Nội nằm cạnh sông Hồng và sông Đà, hai con sông lớn của miền Bắc. Sông Hồng dài 1.183 km, bắt nguồn từ Vân Nam, Trung Quốc, chảy vào Hà Nội ở huyện Ba Vì và ra khỏi thành phố ở khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp Hưng Yên. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng một phần ba chiều dài của con sông này trên đất Việt Nam. Sông Đà là ranh giới giữa Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sông Hồng ở phía Bắc thành phố, khu vực huyện Ba Vì. Ngoài hai con sông lớn kể trên, qua địa phận Hà Nội còn nhiều con sông khác như sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ... Nhiều con sông nhỏ cũng chảy trong khu vực nội ô, như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu... trở thành những đường tiêu thoát nước thải của thành phố.
 Hà Nội cũng là một thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ, dấu vết còn lại của các dòng sông cổ. Trong khu vực nội thành, hồ Tây có diện tích lớn nhất, khoảng 500 ha, đóng vai trò quan trọng trong khung cảnh đô thị, ngày nay được bao quanh bởi nhiều khách sạn, biệt thự.[4] Hồ Gươm nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố, khu vực sầm uất nhất, luôn giữ một vị trí đặc biệt đối với Hà Nội. Trong khu vực nội ô có thể kể tới những hồ nổi tiếng khác như Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ... Ngoài ra, còn nhiều đầm hồ lớn nằm trên địa phận Hà Nội như Kim Liên, Liên Đàm, Ngải Sơn - Đồng Mô, Suối Hai, Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan Sơn... 

Do sự phát triển đô thị quá mạnh mẽ trong hai thập niên 1990 và 2000, phần lớn các sông hồ Hà Nội hiện nay đều rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Sông Tô Lịch, trục tiêu thoát nước thải chính của thành phố, hàng ngày phải tiếp nhận khoảng 150.000 m³. Tương tự, sông Kim Ngưu nhận khoảng 125.000 m³ một ngày. Sông Lừ và sông Sét trung bình mỗi ngày cũng đổ vào sông Kim Ngưu khoảng 110.000 m³. Đặc biệt, lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp này đều có hàm lượng hóa chất độc hại cao. Các sông mương nội và ngoại thành, ngoài vai trò tiêu thoát nước còn phải nhận thêm một phần rác thải của người dân và chất thải công nghiệp. Những làng nghề thủ công cũng góp phần vào gây nên tình trạng ô nhiễm này. 
2.1.3.  Điều kiện khí hậu:

Hà nội nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, giới hạn khoảng 29o53' đến 21o23' vĩ độ Bắc, 105o00 kinh độ Đông, thuộc vùng tiểu khí hậu AIII-1, chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa nhiệt đới chí tuyến, có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Đặc điểm chung của vùng khí hậu Hà nội là : nhiệt độ cao và độ ẩm lớn về mùa hè, lượng bức xạ mặt trời lớn. Đối với công trình nói chung, thời tiết khí hậu được quan tâm khi lựa chọn và sử dụng vật liệu và tính toán kết cấu, nhưng trong công trình chung cư cao tầng yêu cầu tạo tiện nghi vi khí hậu cũng hết sức cần thiết. Các yêu cầu cơ bản được đặt ra đối với nhà ở cao tầng trong điều kiện khí hậu vùng như trên : 

- Tiện nghi vi khí hậu trong công trình : nghĩa là tăng cường khả năng chống nóng, gió lạnh về mùa đông, giảm bức xạ trực tiếp vào mùa hè, tận dụng chiếu sáng và thông gió tự nhiên. Trong đó chống nóng và thông gió là cần thiết hơn rất nhiều so với chống lạnh và yêu cầu kín đáo 

- Tính toán kết cấu : tải trọng gió, mưa 

- ảnh hưởng của thời tiết đến độ bền lâu của công trình : lựa chọn vật liệu kết cấu và hoàn thiện chịu được hơi nước, hơi nóng ẩm, nhiệt độ cao, không rêu mốc, tránh bị ỗi hoá... 

- Tính vệ sinh, dễ lau chùi và bảo quản 

- An toàn cho người sử dụng : chống sét, chống trơn trượt 

Khi nghiên cứu về cơ cấu chức năng không gian trong công trình chung cư giá rẻ, có thể giải quyết các vấn đề trên dựa trên vịêc nghiên cứu các yếu tố sau đây: 

- Khoảng trống thông gió và chiếu sáng hành lang và sảnh thang, sử dụng các dạng thông tầng hoặc sân trong. Hướng phòng và căn hộ để mở cửa sổ, ban công hoặc lô gia để thông gió và chiếu sáng tự nhiên, khuyến khích căn hộ có được 2 hướng thoáng trở lên 

- Khả năng thông gió xuyên phòng. Tổ chức không gian ban công, logia và vườn trên cao như là các vùng sinh thái mở rộng của căn hộ. Che nắng hướng Tây, gió hướng Bắc bằng tấm tường, tấm đúc sẵn Làm mát các bề mặt tường, sử dụng các hệ thống điều tiết thông gió và nhiệt độ. 

[image: image10.jpg]


.
Bảng 2.1. Điều kiện tự nhiên - khí hậu Hà Nội
2.2  định hướng phát triển Về KINH Tế - xã hội.

Có thể nhận thấy nhiều yếu tố kinh tế -xã hội đã và đang tác động tới việc phát triển và xây dựng chung cư giá rẻ tại Hà Nội. Có những yếu tố thuộc về tác động của sự chuyển đổi nền kinh tế trên bình diện vĩ mô. Song phần lớn tác động trực tiếp tới vấn đề này là những tác động từ sự biến đổi toàn diện của cộng đồng dân cư đô thị hiện nay. Đó là những biến đổi trong cơ cấu xã hội, trong lối sống của các nhóm dân cư và các giai tầng xã hội, những biến đổi trong bản thân các gia đình đô thị, cơ cấu và lối sống của nó, cũng như những thay đổi trong tâm lý, nhu cầu, sở thích và khả năng cải thiện điều kiện nhà ở của các nhóm dân cư. Bên cạnh đó, còn có một yếu tố khác, không kém phần quan trọng trong vấn đề này đó là môi trường pháp lý, những vấn đề về cơ chế tổ chức và quản lý. Vấn đề này, một khi được cải thiện thì chắc chắn sẽ đưa đến những tác động tích cực trong việc phát triển và xây dựng chung cư tại Hà Nội.

2.2.1 Cơ sở kinh tế:
Sau một thời gian dài của thời kỳ bao cấp, từ đầu thập niên 1990, kinh tế Hà Nội bắt đầu ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thành phố thời kỳ 1991–1995 đạt 12,52%, thời kỳ 1996–2000 là 10,38%. Từ năm 1991 tới 1999, GDP bình quân đầu người của Hà Nội tăng từ 470 USD lên 915 USD, gấp 2,07 so với trung bình của Việt Nam. Theo số liệu năm 2000, GDP của Hà Nội chiếm 7,22% của cả quốc gia và khoảng 41% so với toàn vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Giai đoạn phát triển của thập niên 1990 cũng cho thấy Hà Nội đã có những thay đổi về cơ cấu kinh tế. Từ 1990 tới và thủy sản từ 9% giảm xuống còn 3,82000, trong khi tỷ trọng ngành công nghiệp tăng mạnh từ 29,1% lên 38% thì nông–lâm nghiệp %. Tỷ trọng ngành dịch vụ cũng giảm trong khoảng thời gian này, từ 61,9% xuống còn 58,2%. Ngành công nghiệp của Hà Nội vẫn tập trung vào 5 lĩnh vực chính, chiếm tới 75,7% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, là cơ–kim khí, điện–điện tử, dệt–may–giày, chế biến thực phẩm và công nghiệp vật liệu. Bên cạnh đó, nhiều làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, may ở Cổ Nhuế, đồ mỹ nghệ Vân Hà... cũng dần phục hồi và phát triển. 

Năm 2007, GDP bình quân đầu người của Hà Nội lên tới 31,8 triệu đồng, trong khi con số của cả Việt Nam là 13,4 triệu. Hà Nội là một trong những địa phương nhận được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhiều nhất, với 1.681,2 triệu USD và 290 dự án. Thành phố cũng là địa điểm của 1.600 văn phòng đại diện nước ngoài, 14 khu công nghiệp cùng 1,6 vạn cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhưng đi đôi với sự phát triển kinh tế, những khu công nghiệp này đang khiến Hà Nội phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Bên cạnh những công ty nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hà Nội. Năm 2003, với gần 300.000 lao động, các doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 77% giá trị sản xuất công nghiệp cùa thành phố. Ngoài ra, 15.500 hộ sản xuất công nghiệp cũng thu hút gần 500.000 lao động. Tổng cộng, các doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 22% tổng đầu tư xã hội, hơn 20% GDP, 22% ngân sách thành phố và 10% kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội. 

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, với hơn 6 triệu dân, Hà Nội có 3,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Mặc dù vậy, thành phố vẫn thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao. Nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn phải đào tạo lại, cơ cấu và chất lượng nguồn lao động chưa dịch chuyển theo yêu cầu cơ cấu ngành kinh tế. Hà Nội còn phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khăn khác. Năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm dịch vụ cũng như sức hấp dẫn môi trường đầu tư của thành phố còn thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chậm, đặc biệt cơ cấu nội ngành công nghiệp, dịch vụ và các sản phẩm chủ lực mũi nhọn. Chất lượng quy hoạch phát triển các ngành kinh tế ở Hà Nội không cao và thành phố cũng chưa huy động tốt tiềm năng kinh tế trong dân cư. 

Bảng2.2: Chỉ tiêu kinh tế  - xã hội chủ yếu căn cứ  vào các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2006-2010
	
	Chỉ tiêu 
	Kế hoạch

2006-2010

	1
	Dân số trung bình năm 2010
	3,5 triệu người

	2
	Tốc độ tăng GDP bình quân / năm
	10,5 -11,5%

	3
	GDP bình quân đầu người
	2.300 USD

	4
	Tốc độ tăng giá trị tăng thêm công nghiệp bình quân / năm
	10,5-11,5%

	5
	Tốc độ tăng giá trị dịch vụ bình 

quân / năm
	11 - 12%

	6
	Tốc độ giá trị tăng thêm nông, lâm, ngư nghiệp bình quân / năm
	1 - 2%

	7
	Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân / năm
	16 - 18%

	8
	Nông nghiệp
	1,8%

	9
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân/năm
	1,05 - 1,1%

	10
	Tỷ lệ thất nghiệp đô thị
	< 5,5%

	11
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	60 - 65%

	12
	Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2010 
	< 4,5%

	13
	Tỷ lệ phổ cập phổ thông trung học và tương đương đến năm 2010
	>90%

	14
	Nhà ở đô thị bình quân đầu người
	8 - 8,5 m2/ng­êi

	15
	Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đI lại bằng giao thông công cộng
	35 - 40%

	16
	Cấp nước sạch đô thị / người / ngày đêm
	170 lít

	17
	Diện tích cây xanh bình quân đầu người
	7 - 8m2


Nguồn: Cổng giao tiếp điện tử – UBND thành phố Hà Nội (12/8/2009)
2.2.2. Gia tăng dân số và mật độ dân số. 

Các thống kê trong lịch sử cho thấy dân số Hà Nội tăng mạnh mẽ trong nửa thế kỷ gần đây. Vào thời điểm năm 1954, thành phố có 53 nghìn dân, trên một diện tích 152 km². Đến năm 1961, thành phố được mở rộng, diện tích lên tới 584 km², dân số 91.000 người. Năm 1978, Quốc hội quyết định mở rộng thủ đô lần thứ hai với diện tích đất tự nhiên 2.136 km², dân số 2,5 triệu người. Tới năm 1991, địa giới Hà Nội tiếp tục thay đổi, chỉ còn 924 km², nhưng dân số vẫn ở mức hơn 2 triệu người. Trong suốt thập niên 1990, cùng việc các khu vực ngoại ô dần được đô thị hóa, dân số Hà Nội tăng đều đặn, đạt con số 2.672.122 người vào năm 1999. Sau đợt mở rộng địa giới gần đây nhất vào tháng 8 năm 2008, thành phố Hà Nội có 6,233 triệu dân và nằm trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Theo kết quả cuộc điều tra dân số ngày 11 tháng 6 năm 2009, dân số Hà Nội là 6.448.837 người.
Bảng 2.3: Dự báo dân số thành phố Hà Nội đến năm 2010 và 2020 (nghìn người) 
	TT


	Chỉ tiêu 
	2010
	2020

	
	Dân số toàn thành phố 
	3.230
	3.900

	1
	Dân số đô thị
	2.100 - 2.580
	2.800 - 3.540

	2
	Dân số nông thôn 

Nhập khẩu nông nghiệp 

Nhập khẩu phi nông nghiệp
	650 - 1.130 

403 - 700 

247 - 430
	360 - 3540 

162 - 145 

198 -605

	3
	Dân số nội thành
	2.000
	2.500

	4
	Dân số ở độ tuổi lao động
	1.884
	2.340


Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến Hà Nội đến năm 2020

Bảng 2.4: Dự báo dân số tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và 2020 (nghìn người) 
	TT


	Chỉ tiêu 
	2010
	2020

	1
	Dân số toàn tỉnh 
	2.650
	3.040

	2
	Dân số đô thị
	487
	1.064

	
	Tỷ lệ
	18,38%
	35%

	3
	Dân số ở độ tuổi lao động
	1.458
	1.672


Nguồn: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Mật độ dân số Hà Nội hiện nay, cũng như trước khi mở rộng địa giới hành chính, không đồng đều giữa các quận nội ô và khu vực ngoại thành. Trên toàn thành phố, mật độ dân cư trung bình 1.979 người/km² nhưng tại quận Đống Đa, mật độ lên tới 35.341 người/km². Trong khi đó, ở những huyện như ngoại thành như Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, mật độ không tới 1.000 người/km². Sự khác biệt giữa nội ô và còn huyện ngoại thành còn thể hiện ở mức sống, điều kiện y tế, giáo dục... Về cơ cấu dân số, theo số liệu 1 tháng 4 năm 1999, cư dân Hà Nội và Hà Tây khi đó chủ yếu là người Kinh, chiếm tỷ lệ 99,1%. Các dân tộc khác như Dao, Mường, Tày chiếm 0,9%. Theo số liệu của cuộc điều tra dân số ngày năm 2009, toàn thành phố Hà Nội có 2.632.087 cư dân thành thị, tức 41,1%, và 3.816.750 cư dân nông thôn, 58,1%.
2.2.3. Cơ cấu nghề nghiệp.

Hà Nội đang chuyển từ một thành phố tiêu dùng, sang một thành phố công nghiệp. Cơ cấu xã hội của nó đã trải qua những biến đổi sâu sắc. 

Các phân nhóm này phản ảnh tình trạng chung về phân bố nghề nghiệp. Vả lại không có sự phân biệt rõ rệt giữa các nhóm trên, chẳng hạn, những người về hưu có thể là những người buôn bán ... và đôi khi có sự chuyển dịch từ nhóm này sang nhóm khác. Tuy nhiên không có sự tách bạch về nghề nghiệp, vì một thực tế là nhiều cư dân, nếu không phải tất cả, thường phải tìm cách tăng thêm thu nhập, ví dụ viên chức Nhà nước thường là bán hàng thêm, cũng như những người về hưu.
a. Thợ thủ công :

Có nguồn gốc từ nền thương mại cũ, các cư dân này ngày nay đang trong quá trình mất dần tính đồng nhất về nghề nghiệp của họ. Mặc dù các thợ thủ công có thể tồn tại, họ gặp khó khăn trong cơ cấu thương mại đang biến đổi. Điều đáng ngạc nhiên là những người được kể đến ở trên lại rất hài lòng với việc buôn bán của mình, thậm chí họ còn để dành được nhiều tiền để sửa chữa và nâng cấp hoặc mua mới nhà ở của họ. Phần lớn họ không sản xuất tại nơI họ đang ở, mà thuê địa điểm sản xuất ở nơi khác.

b. Những người buôn bán :

Nhóm thứ hai, nhóm lớn nhất, bao gồm những người buôn bán. Trong nền kinh tế thị trường, việc bung ra của một số thành phần kinh tế kéo theo sự phát triển của nhà ở, một số hộ ở tầng 1 đã cơi nới, cải tạo lại thành cửa hàng, ki ốt cho thuê hoặc tự kinh doanh. Một số khác không có điều kiện về địa điểm có thể đi thuê tại tầng dưới hoặc nơi khác. Chính những đối tượng này đã làm biến đổi một phần nào diện mạo của chung cư Hà Nội.

c. Công chức  :
- Cán bộ công nhân viên Nhà nước : về mặt kinh tế, nhóm này là nhóm có thu nhập thấp, vì chỉ số lạm phát cao trong nước. Lương của họ chỉ giúp họ đủ sống và họ phải có những công việc phụ, hoặc là dưới hình thức các quán nước chè, cà phê nhỏ, hoặc các hoạt động gia công... 

- Nhân viên làm cho văn phòng đại diện, tổ chức nước ngoài, liên doanh.... : Đây là đối tượng có thu nhập khá ổn định, hầu hết họ không phải lo kiếm việc làm thêm. Nhưng đối với họ, những căn hộ chung cư chỉ là nơi ở tạm thời, đa số những người này đều muốn cải thiện nơi ở của họ hoặc tìm kiếm nơi ở khác có điều kiện tốt hơn. 

d. Người về hưu :

Nhóm này là những người trước đây làm việc trong khu vực Nhà nước, hoặc xã viên hợp tác xã... Nhiều người trong số họ bán hàng và có thu nhập khá. Điều này có thể được giải thích bằng thực tế là họ vẫn tiếp tục nghề phụ của họ trong lúc nghỉ hưu. Bên cạnh đó cũng có một số gia đình có người về hưu nhưng lương hưu không đủ cho họ sống và đời sống của họ rất khó khăn. Như vậy, chắc chắn là họ sẽ không thể có điều kiện cải thiện căn hộ của mình cho tốt lên.

e. Các nghề khác :

Qua điều tra nhóm này gồm có một số bác sỹ, dược sỹ và người giữ trẻ tại nhà... và một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định khác.
Đặc điểm của lối sống và vấn đề ở hiện nay chịu chi phối của sự phân tầng xã hội. Lối sống gắn liền với văn hóa, là một bộ phận của văn hóa - văn hóa ở hay là văn hóa nhà ở đô thị. Lối sống và phong cách sống đã tác động trực tiếp tới việc tổ chức không gian đô thị nhà ở được đa dạng hóa do qúa trình  đô thị hóa về kinh tế và cả về lối sống. Các nhóm xã hội, đại biểu của mỗi không gian ở, từ kiểu dáng, tiện nghi, công năng nhà ở đến cách tổ chức không gian kiến trúc và phong cách sinh hoạt thể hiện những đặc điểm và trình độ văn hóa của cư dân. Việc nghiên cứu tổ chức không gian ở cho người dân trong khu chung cư nói chung và chung cư giá rẻ nói riêng cần quan tâm đến lối sống của dân cư, đây là nhân tố tạo nên cuộc sống đô thị. Như vậy, lối sống là một vấn đề chiến lược, nếu tính đến lối sống, ta sẽ có được một cơ sở cụ thể để định hướng rất thiết thực cho các dự án chung cư giá rẻ.

Hà Nội đang có sự chuyển dịch từ  "công nghiệp - thương mại - dịch vụ" sang " thương mại - dịch vụ - công nghiệp". Kéo theo đó là sự thay đổi thành phần kinh tế và lối sống của người dân đô thị nói chung và dân cư sống trong khu chung cư nói riêng cũng thay đổi theo. Một sự chuyển đổi về tâm lý, nhận thức, những biến đổi về mức sống, thu nhập, cơ cấu gia đình... ảnh hưởng rất nhiều đến nơi ở của họ. Cơ chế thị trường ngày nay đã làm nảy sinh nhiều phương thức sống khác nhau, bởi vậy các chung cư giá rẻ không thể gồm một vài mẫu căn hộ điển hình đơn điệu. Trong cùng một khu ở có thể tổ chức nhiều loại căn hộ cho nhiều đối tượng, cùng với chính sách hoá giá nhà của nhà nước ban hành sẽ tạo cơ hội cho những người có tiền nhiều hơn có thể mua được những căn hộ nhiều phòng, đáp ứng nhu cầu ở của gia đình họ . Đồng thời cũng tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp vẫn có thể mua được một căn hộ ít phòng hoặc kém tiện nghi, kém thuận lợi trong sinh hoạt hơn. Nhưng hiện nay một số người đã có ấn tượng rất xấu về những khu chung cư giá rẻ, nhiều người đang sống ở các khu chung cư giá rẻ xem căn hộ họ đang ở chỉ là chỗ ở tạm, nếu có đủ điều kiện họ sẽ chuyển đến nơi ở mới đầy đủ tiện nghi hơn . Do vậy tuỳ theo tầng lớp dân cư, nghề nghiệp của người sống trong căn hộ, mà nhà đầu tư nên có phương án nghiên cứu thiết kế, quản lý hợp lý, thuận lợi cho người sử dụng.

2.2.4. Cơ cấu gia đình.

Cơ cấu gia đình trong một căn hộ, ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Do mức sống của các gia đình đô thị ngày một cao hơn, do sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ có từ 1 - 2 con. Do đó xuất hiện xu hướng phát triển các gia đình nhỏ chủ yếu gồm 2 thế hệ (cha mẹ - con cái).

Theo cuộc điều tra tại các khu vực Kim Liên, Thanh Xuân, Giảng Võ... có số liệu sau :

2.5. Bảng cơ cấu hộ gia đình :

	Số người trong hộ
	Tỷ lệ%

	1 - 2

3 - 4

5 - 6

>6
	15,4

67,2

14,4

3


Xu hướng đến năm 2010, tỷ lệ số người trong các căn hộ sẽ giảm xuống theo phát triển của kinh tế đô thị, tỷ lệ chủ yếu là 3 - 4 người. Cùng với lối sống, nhu cầu của người dân trong khu chung cư khác đi, sẽ khiến cho các nhà thiết kế, đầu tư phát triển nhà cần nghiên cứu mẫu căn hộ phù hợp hơn với cuộc sống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
2.2.5.  Mức sống của người dân :
Theo Điều tra Xã hội học năm 1999 với 414 Hộ gia đình tiêu biểu gồm 1493 nhân khẩu tại Hà nội của Hội Xây dựng Việt nam đã tổng kết tỷ lệ và tổng giá trị tài sản của các nhóm có mức sống khác nhau. Điều này được thể hiện trong bảng dưới. (Bảng 2.2.5a 2.2.5b) 
Kết quả Điều tra cho thấy, khoảng 60% số hộ có thể mua được Căn hộ, trong đó tâng lớp thu nhập Trung bình có thể mua mức giá từ 100 triệu đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, theo Điều tra trong chương trình KC11, năm 1995 của Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, chỉ tiểu về mức sống trong Đô thị cũng đang dần được cảI thiện. 

Bảng 2.6 Tổng giá trị tài sản của các hộ gia đình thuộc ở mức sống khác nhau 

	Nhóm 
	Tổng giá trị tài sản của hộ 
	Số hộ 
	% 

	Rất giàu 
	Trên 1.5 tỷ đồng 
	5 
	1,21 

	Giàu 
	Từ 500 triệu đồng đến 1.5 tỷ đồng 
	49 
	11,86 

	Bình thường 
	100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 
	194 
	46,97 

	Nghèo 
	Từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng 
	105 
	25,42 

	Rất nghèo 
	Dưới 40 triệu đồng 
	60 
	14,54 

	Tổng cộng   
	413 
	100 


(Nguồn :Hội Xây Dựng Việt nam) 

Nhóm mức sống trung bình và thấp có tỷ lệ cơ cấu là trên 60% có chỉ tiêu thu nhập trung bình là từ 1,2 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, đối tượng có thể mua được nhà trả góp hoặc căn hộ cho thuê ở mức giá phù hợp. 

BẢNG 2.7 Tỷ lệ tăng mức sống giữa các nhóm xã hội Đô Thị 

	Tỷ lệ cơ cấu (%) 
	Nhóm mức 

sống 
	Năm 1992

(%) 
	Năm 1996

(%) 
	T¨ng/gi¶m % 
	Chỉ tiêu TB/tháng 

	4.7 
	Cao 
	1,1 
	4,8 
	+ 3,7 
	2.275.833 

	23.8 
	Khá 
	15,3 
	24,7 
	+ 9,4 
	1.794.130 

	47.6 
	Trung bình 
	56,2 
	46,3 
	- 10,1 
	1.218.755 

	16.7 
	Thấp 
	19,4 
	17,9 
	- 1,5 
	770.247 

	7.1 
	Nghèo 
	7,9 
	6,4 
	- 1,5 
	498.535 


(Nguồn : Hội Xây Dựng Việt nam) 

Kết hợp giữa 2 kết quả điều tra trên ta thấy đối tượng có mức sống trung bình có thu nhập trung bình ổ định có thể mua được Căn hộ trả góp với giá từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Mặt khác, nếu có thể tạo được một hệ thống căn hộ cho thuê thì người có thu nhập Trung bình cũng có thể thuê nhà ở với mức giá dưới 20-30% thu nhập của họ 
2.3 cơ sở về truyền thống, văn hóa - lối sống. 

2.3.1. Lịch sử, truyền thống. 

Hà Nội là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn thứ 2 Việt Nam về dân số với trên 6,5 triệu người. Thuộc đồng bằng sông Hồng trù phú, nơi đây đã sớm trở thành trung tâm chính trị và tôn giáo ngay từ những buổi đầu tiên của nhà Lý, quyết định xây dung kinh đô mới ở vùng đất này với cái tên Thăng Long. Trong suốt thời kỳ của những triều đại Lý, Trần, Lê, kinh thành Thăng Long là nơI buôn bán, trung tâm văn hóa, giáo dục của cả miền Bắc. Khi Sơn Tây rồi đến nhà Nguyễn lên nắm chính quyền kinh đô chuyển về Huế và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương và được người Pháp xây dung, quy hoạch lại. Trải qua hai cuộc chiến tranh, Hà Nội là thủ đô của miên Bắc rồi nước Việt Nam thống nhất và giữ vai trò này cho tới nay. 

Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 – 2008, Hà Nội hiện có diện tích 3.324,92 km2, bao gồm 1 thị xá, 10 quận và 18 huyện ngoại thành. Cùng với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế của quốc gia.

2.3.2 Cơ sở văn hóa  và lối sống. 

Hà Nội thường được xem như nơi tập trung những tinh hoa văn hóa của miền Bắc và của cả Việt Nam. Trong hàng ngàn năm, vị trí kinh đô khiến thành phố này trở thành nơI quy tụ của những nhân vật ưu tú, những thương nhân, những nghệ nhân, thợ thủ công lành nghề. Họ tới đây lập nghiệp, mang theo những phong tục tập quán địa phương và Hà Nội trở thành mảnh đất tiêu biểu cho nền văn hóa Việt. Khi người dân tứ xứ về định cư tại Hà Nội, các phong tục tập quán mà họ mang theo cũng dần thay đổi, tạo nên nét văn hóa của Hà Nội. 

Những giá trị văn hóa của Hà Nội được thể hiện ở các công trình kiến trúc như đền, chùa, khu phố cổ…. Và các sản phẩm văn hóa phi vật thể như các lễ hội dân gian, ca múa nhạc…luôn gắn kết với đời sống sinh hoạt tinh thần của nhân dân Hà Nội. Nét đẹp của người Hà Nội chính là nếp sống thanh lịch, ẩn chứa triết lý sống của người Việt “biết đề cao giá trị tinh thần hơn các giá trị vật chất, thích quan tâm nhiều đén cái ý nghĩa, cáI hương, cáI vị của cuộc sống hơn là chạy theo số lượng, chạy theo những giá trị vật chất thực dụng”. Tính thanh lịch của người Hà Nội còn được thể hiện trong lối sống, cách ăn mặc, trong giao tiếp và trong văn hóa ẩm thực. 

Trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội đang phát triển ở thời kỳ lịch sử mới, thời kỹ cơ chế thị trường. Sự gia tăng dân số cơ học làm biến động dân cư và Hà Nội trở thành nơI cư trú của nhiều cư dân đến từ mọi miền đất nước. Những người dân đó sẽ mang về Hà Nội nét văn hóa của địa phương mình. Làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thủ đô. Mặc dù có thể sống ở Hà Nội nhiều đời nhưng người dân đô thị vẫn giữ được mối quan hệ với quê gốc ở nông thôn vì thế mà dòng văn hóa dân gian, nét sinh hoạt và phong tục tập quán ở làng quê vẫn tiếp tục được duy trì trong đời sống tinh thần của người dân thành thị. Một trong những đặc điểm dễ thấy trong lao động và sinh hoạt của người dân là đức tính cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm. Cho dù đang trong quá trình đô thị hóa ồ ạt, Hà Nội vẫn giữ được nét đặc trưng riêng về văn hóa, lối sống. Xét về những đặc diểm chung, Hà Nội có những đặc điểm văn hóa, truyền thống sau: 

- Tình nghĩa làng xóm: Tức là nhu cầu giao tiếp ở cộng đồng hàng ngày theo tinh thần “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. 

- Sống hài  hòa, gần gũi với thiên nhiên: Dù sinh sống ở đô thị rất chật hẹp nhưng người Hà Nội vẫn có thói quen trôngg cây cảnh, trồng hoa trong nhà hoặc ngoài ban công. Luôn muốn gần gũi với thiên nhiên, đưa thiên nhiên vào nhà.

 - Các tín ngưỡng và ven hóa dân gian: hầu hết người dân có phong tục thờ cúng tổ tiên, thờ Phật, thờ thần Thổ địa. Thần bếp, Thần tài lộc tại các không gian ở hàng ngày. Đây là không gian linh thiêng và thường được đặt ở nơI sang trọng trong nhà. 

- Truyền thống đạo lý gia đình: Thể hiện mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình trên tinh thần “hiếu lễ”. Mối quan hệ truyền thống đạo lý gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo thành một “tổ ấm” luôn biết yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Đây chính là lý do khiến các gia đình thường có nhiều thế hệ chung sống với nhau trong một máI nhà.
2.4. định hướng quy hoạch đô thị hà nội.

Ðiều chỉnh qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QÐ-TTG ngày 20/6/1998 (sau đây gọi tắt là QH 108), dù còn có một số  hạn chế, nhưng căn cứ quy hoạch trên, Hà Nội đã triển khai thực hiện  trong suốt 11 năm qua. Bộ mặt đô thị đã có thay đổi to lớn, góp phần quan trọng cho thành tựu to lớn những năm vừa qua.
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2.4.1 Quy mô dân số và diện tích: 

Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km², nằm ở cả hai bên bờ sông Hồng, nhưng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn.
Dự kiến đến năm 2020, dân số đô thị thủ đô Hà Nội và các đồ thị xung quanh trong phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung khoảng 4,5 đến 5 triệu người, trong đó quy mô dân số nội thất của thành phố Hà Nội trung tâm là 2,5 triệu người và quy mô dân số các đô thị xung quanh khoảng 2 đến 2,5 triệu người. 
2.4.2. Định hướng phát triển không gian: 

Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội năm 1998 đã xác định hướng phát triển lâu dài của Hà Nội chủ yếu là phía Tây cùng với việc hình thành chuỗi đô thị Miếu Môn – Xuân Mai – Hòa Lạc – Sơn Tây (khoảng 1 triệu dân) và phía Bắc là cụm đô thị Sóc Sơn – Xuân Hòa – Đạ Lải – Phúc Yên (khoảng 0,5 triệu dân). 

Tại đô thị trung tâm hiện hữu, không gian sẽ được mở rộng về phía Tây Bắc, Tây Nam đồng thời với việc hình thành Hà Nội mở ở Bắc Thăng Long – Vân Trì – Đông Anh – Cổ Loa, Gia Lâm Sài Đồng (khoảng 2,5 triệu dân). Sau này, Thủ tướng Chính phủ bổ xung them đô thị mới Mê Linh (khoảng 0,5 triệu dân). Ngoài ra, quy mô các đô thị vừa và nhỏ khác trong vùng (0,5 triệu dân). 
*Về mô hình cấu trúc đô thị: 
-Cơ cấu cấu quy hoạch không gian thành phố Hà Nội lập năm 1998 là chùm đô thị (đô thị - vùng) trong đó, Hà Nội là đô thị - trung tâm, còn các đô thị xung quanh ở Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên là đô thị vệ tinh hoặc đô thị độc lập, được gắn với đô thị - trung tâm bằng hệ thống đường cao tốc. Tại vùng ven đô hình thành vành đai xanh rộng 1 – 4km, tạo thành bộ khung bảo vệ thiên nhiên, giữ cân bằng sinh thái. 

–Mô hình cấu trúc quy hoạch đô thị mới có vành đai xanh đô thị được bố trí xa hơn, giữa lưu vực song Tích và sông Đáy. 

–Đô thị trung tâm giữ vai trò đầu não hành chính – chính trị quốc gia có quy mô không quá 3 triệu dân, gắn với hệ thống đô thị vệ tinh nhỏ và vừa là các thị trấn nằm trong vùng công nghiệp ngoại thành và xa hơn là các đô thị độc lập, đối trọng: ở phía Tây là Sơn Tây – Xuân Mai – Miếu Môn (1 triệu dân); phía Tây Bắc là Bắc Ninh (0,5 – 1 triệu dân) và phía Đông là Hưng Yên – Phố Nối (0,5 – 1 triệu dân), để hỗ trợ các chức năng khác cho đô thị trung tâm hiện hữu. 
*Về phân khu chức năng:

 - Các khu dân cư bao gồm khu hạn chế phát triển, giới hạn từ vành đai 2 (Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng – Cầu Giấy – Nhật Tân) trợ vào trung tâm, về lâu dài khống chế quy mô dân số khoảng 0,8 triệu người; các khu phát triển chủ yếu nằm   ven đô ngoài vành đai 2, có quy mô dân số ở phía Nam sông Hồng khoảng 0,7 triệu người và ở phía Bắc sông Hồng khoảng 1 triệu người. 

– Các khu công nghiệp hiện có được cải tạo, sắp xếp lại phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố; đồng thời phát triển các khu công nghiệp mới như Sóc Sơn, Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Sài Đồng A và B; Đông Anh,; cải tạo, mở rộng  các khu công nghiệp Cầu Diễn, Cầu Bươu, Pháp Vân, Đức Giang. Ngoài ra, trong các khu dân cư có thể bố trí xen kẽ các xí nghiệp nhỏ, sạch, kỹ thuật cao. 

Diện tích đất đai dành để xây dựng các khu công nghiệp khoảng 3000 ha. 

– Hệ thống các trung tâm công cộng, bao gồm trung tâm thành phố hiện có như trung tâm hành chính quốc gia Ba Đình, trung tâm hành chính -  chính trị của thành phố tại khu hồ Hoàn Kiếm và các trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ, văn hóa mới ở Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long (Xuân La, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô), Phương Thạch (Nam Vân Trì), Gia Lâm và trung tâm dịch vụ văn hóa – thể dục thể thao Cổ Loa. 

– Hệ thống các trung tâm chuyên ngành. –Các cơ sở quốc phòng, an ninh hiện có và xây dựng mới, được quy hoạch sắp xếp hợp lý, đảm bảo việc xây dựng, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch và quy định của pháp luật và đất đai. 
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2.4.3 Quy hoạch sử dụng đất 
*Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị bình quân là 100m2/người, trong đó phải bảo đảm chỉ tiêu đất giao thông là 25m2/ người và chỉ tiêu đất cây xanh, công viên, thể dục thể thao là 18m2/ người và chỉ tiêu xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng là 5m2/người. 

2.4.4. Quy hoạch kiến trúc và cảnh quan đô thị: 

-Trong các khu phố hiện có: phải giữ gìn, tôn tạo các di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và các công trình kiến trúc có giá trị; xây dựng một số tượng đài anh hung dân tộc có công lớn với tổ quốc; cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện ở, làm việc, đi lại, tạo them các khu vui chơi giải trí cho nhân dân; bảo tồn khu phố cổ, đồng thời nâng cấp các công trình phục vụ lợi ích công cộng; hạn chế chiều cao của các công trình xây dựng mới ở khu phố cũ và chỉ bố trí các công trình cao tầng ở những vị trí thích hợp. 

– Trong các khu phát triển mới: bao gồm các khu xây dựng mới và các làng xóm xen kẽ được bảo tồn, cải tạo và xây dựng theo hướng hiện đại, mang bản sắc dân tộc, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có nhiều vườn hoa, công viên, cây xanh tạo nên môi trường sinh thái của Thủ đô tốt, xanh, sạch, đẹp; chú ý nâng tỷ lệ trung bình cao, khai thác không gian ngầm và trên không để tiết kiệm đất.

2.4.5. Mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

 a.Quy hoạch giao thông Hà Nội trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà nội đến năm 2020:

Trên cơ sở kết quả định hướng của quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội và các ý tưởng phát triển không gian, dự báo qui mô dân số và đất đai cho Thủ đô Hà Nội mới, quy hoạch giao thông cần xác lập được những nội dung nghiên cứu cơ bản sau: 

- Điều tra hiện trạng hệ thống giao thông Hà Nội (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, vận tải hành khách công cộng…), đánh giá tổng thể cũng như cho từng loại hình giao thông hiện có trên địa bàn Hà Nội mở rộng.

- Xem xét, rà soát quy hoạch giao thông Hà Nội trong QH 108, quy hoạch giao thông các quận nội thành, các huyện ngoại thành, nghiên cứu quy hoạch của HAIDEP, QHTT phát triển giao thông vận tải Hà Nội do Bộ GTVT lập, các dự án phát triển hệ thống giao thông đã và đang được triển khai trong những năm vừa qua, đặc biệt từ sau khi QH 108 được phê duyệt. Ðánh giá những nội dung phù hợp tiếp tục kế thừa, hoặc điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với tình hình và hoàn cảnh mới.

- Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số thủ đô và thành phố trên thế giới trong quy hoạch giao thông và giải quyết ách tắc giao thông. 

- Dự báo nhu cầu vận tải cho các loại hình giao thông (vê hành khách và hàng hoá).

- Dự báo tỷ lệ tăng của các loại phương tiện giao thông đô thị.

- Quy hoạch  tổng thể  hệ thống giao thông cho thành phố trung tâm và các đô thị khác, bao gồm:

Ðường bộ: 

+ Xác định các chỉ tiêu tính toán cơ bản: mật độ diện tích (cho mạng đường và bãi đỗ xe), mật độ mạng lưới đường, chỉ tiêu đất giao thông trên đầu người... 

+ Quy hoạch mạng lưới đường giao thông (đối ngoại, nội đô).

+ Các đầu mối giao thông quan trọng: các nút giao thông đầu mối, bến xe liên tỉnh, và các cơ sở hạ tầng giao thông chính khác.

+ Ðưa ra giải pháp quy hoạch giao thông cho các khu vực  khác nhau của thành phố trung tâm (khu phố cổ, khu phố cũ khu đã phát triển, khu đang phát triển và khu vực sẽ phát triển...).

+ Quy hoạch giao thông cho các đô thị khác của Hà Nội (Sơn Tây, Mê Linh, các thị trấn huyện lỵ...).

+ Ðề xuất giải pháp quy hoạch giao thông cho các khu du lịch, sinh thái, bảo tồn... lớn của Hà Nội. 
Ðường sắt: 
+ Xem xét hệ thống đường sắt quốc gia trong địa bàn (đầu mối đường sắt quốc gia Hà Nội)

+ Nêu các phương án điều chỉnh, bổ sung (nếu có) . 

Ðường thuỷ:
- Xác định hệ thống cảng sông (Chức năng của cảng, quy mô chiếm đất, công suất, tải trọng tầu ...) trên hệ thống sông Hồng, sông Ðuống...). 

Ðường Hàng không:

- Tiếp tục triển khai mở rộng, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo quyết định số 21/QÐ-TTg ngày 8/1/2009 của Thủ tướng. Ðảm bảo nâng công suất của sân bay đạt 20-25 triệu HK/năm.

b. Về chuẩn bị kỹ thuật đất đai: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, bao gồm các trạm bơm và hệ thống cống và kênh tiêu thoát, đảm bảo mật độ 0,6 đến 0,8 km/km2. 

– Cải tạo và xây dựng hệ thống hồ điều hòa, kết hợp với việc tạo cảnh quan ven hồ, đảm bảo diện tích hồ bằng 5 – 7% diện tích lưu vực. 

– Gia cố hệ thống đê sông Hồng, đê sông Đáy để ngăn lũ cho khu vực thành phố Hà Nội trung tâm. 

c. Về cấp nước: 

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đến năm 2010 là 150-180 lít/người/ngày, với 90 – 95% dân số đô thị được cấp nước và đến năm 2020 là 180-200lit/người/ngày, với 95-100% dân số đô thị được cấp nước. 

– Khai thác hợp lý các nguồn nước dưới đất, bước đầu khai thác các nguồn nước mặt từ hệ thống sông Hồng, sông Đà, sông Cầu, sông Công. 

d. Về cấp nước: 

- Xây dựng thêm 3 trạm 220KV ở Đa Phúc, Tây Bắc đầm Vân Trì và Thành Công; đưa công suất các trạm nguồn lên 2.500MVA và xây dựng mới 16 trạm khác.

 – Cải thiện và xây dựng các đường dây 220KV, 100KV và 22KV, đảm bảo hiện đại, mỹ quan và an toàn sử dụng. 

e.Về thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 

- Cải tạo, nâng cấp và sử dụng hệ thống cống chung thoát nước bẩn và nước mưa tại các khu vực nội thành cũ và xây dựng hệ thống thoát nước bẩn riêng tại các khu vực mới xây dựng. 

– Đến năm 2020, bảo đảm 100% khối lượng chất thải rắn của thành phố được thu gom, vận chuyển, xử lý bằng công nghệ thích hợp.
2.5. sự phát triển nhu cầu ở của người dân hà nội và yêu cầu xây dựng chung cư giá rẻ của hà nội: 
2.5.1 Nhu cầu ở của người dân Hà Nội.

Theo báo cáo điều tra của Viện Xã hội học về Nhu cầu Nhà ở của người dân trong các Đô thị phía Bắc, nếu lấy thí điểm thành phố Hà nội. Nhận thấy khoảng 71,7% số người được hỏi không hài lòng về chỗ ở của họ xét về nhiều phương diện, chẳng hạn diện tích ở, vị trí, môi trường xung quanh, về mức diện bình quân diên tích Nhà ở, trên một nửa số gia đình được hỏi thì diện tích Nhà ở mong muốn có diện túc ở trên 100m2, và 34,5% hộ nghèo chỉ mong muốn một mức diện tích dưới 30m2. Tuy nhiên các số liệu khảo sát cũng cho thấy Nhu cầu về việc mở rộng diện tích ở, Nhu cầu về số phòng và tiện nghi sinh hoạt cũng đang tăng mạnh mẽ; 55,4% số người được hỏi có mong muốn được sống trong các đơn vị ở có 3-4 phòng  

Theo kết quả điều tra vào năm 1999 của Công ty tư vấn xây dựng VNCC, nguyện vọng của phần lớn các Hộ gia đình là có từ 2-3 phòng ở trở lên, với Diện tích sàn trung bình là 11-14m2/người, Diện tích Phòng ngủ từ 6-10m2, Diện tích Bếp từ 8m2 đến trên 12m2. Các chỉ tiêu diện tích này của kết quả nghiên cứu này tương đối phù hợp với nhu cầu ở tối thiểu, tuy nhiên đối với các hộ có mức thu nhập trên trung bình thì hơi thấp !

Bảng 2.8: Tổng kết nguyện vọng của người dân trong khu chung cư cao tầng về quy mô diện tích và các không gian chức năng trong căn hộ 

	Số phòng ở
	Diện tích sàn

m2/ng­êi
	Diện tích

phòng ngủ (m2)
	Diện tích

bếp (m2)

	% # hỏi
	% # hỏi
	% # hỏi
	% # hỏi

	> 3
	13,8%
	<8
	0,6%
	6 - 8
	81,8%
	8-10
	28%

	2 - 3
	86,2%
	8 - 10
	15%
	9 - 10
	18,2%
	11-12
	53,4%

	-
	-
	11- 14
	50,2%
	-
	-
	> 12
	28,6%

	-
	-
	> 14
	34,2%
	-
	-
	-
	-


(Nguồn : Luơng Anh Dũng - Nhà ở sau năm 2000, nghiên cứu BXD)
2.5.2. Kinh phí xây dựng chung cư giá rẻ và kinh phí quản lý sử dụng

ở phần này, khái niệm kinh tế được hiểu là bao gồm cả kinh phí xây dựng ngôi nhà ( những yếu tố liên quan đến kết cấu ngôi nhà với bước cột hợp lý ) và kinh phí để duy trì các hoạt động của những người sống trong đó: chi phí cho các sinh hoạt sống ( điện thắp sáng và làm mát vào mùa nóng, nước sinh hoạt, rác thải..) và các chi phí cho hoạt động công cộng ( làm vệ sinh, gửi xe..).Nhà ở giá rẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có hai dạng Nhà ở chính : Nhà ở giá rẻ dành cho người có thu nhập trung bình - thấp và Nhà ở theo nhu cầu của Thị trường tự do không hạn chế vốn Đầu tư. Nhà ở giá rẻ là Nhà ở có tiện nghi Thấp và Trung bình, họ là tầng lớp chiếm đại đa số trong Xã hội. 

Những Nhà ở cao tầng thường được sử dụng phương thức xây dựng công nghiệp nhằm giảm thiểu lao động thủ công và hạ được giá thành. Bên cạnh đó loại công trình này tận dụng tối đa đât xây dựng ngày càng đắt đỏ ở các Đô thị, đồng thời lại có điều kiện thông gió chíêu sáng, giữ gìn khoảng xanh. 

Trong thời gian vừa qua, Nhà ở chung cư giá rẻ được thiết kế và xây dựng bởi các Tổng công ty xây dựng mang nhiều tính chất kinh doanh, phục vụ cho người có thu nhập thấp. Chủ yếu họ xây dựng Nhà ở chung cư giá rẻ vì lý do tiểt kiệm đất, tăng được nhiều diện tích xây dựng trên một khu đất với Hệ thống kỹ thuật hạ tầng đã có. Những ngôi nhà này thường cócăn hộ với diện tích nhỏ (30m2, 45m2, 60m2) 

Nhà 6 tầng trở lên phải có thang máy, từ 9 tầng trở lên phải có buồng cấu thang an toàn và thông thường có thêm một thang máy nữa. Ngoài ra từ 9 tầng trở lên cần chi phí an toàn phòng hoả cho kểt cấu. Khi nhà cao hơn 12 tầng phải chi phí nhiều cho kết cấu vi tính đến tải trọng gió. Các tấm ở mặt đứng cần dày hơn, cách nhiệt tốt hơn. Ngoài ra Nhà ở cao tầng cũng phải chi phí nhiều hơn vấn đề tổ hợp kiến trúc. Chính vì vậy chung cư giá rẻ cần có số tầng hợp lý, không quá cao để hạn chế những chi phí đó.

Giá thành của công trình còn liên qua nhiều đến giải pháp tổ hợp của từng loại nhà (Nhà điểm, Nhà dãy, Nhà hành lang, Nhà phân đoạn).ở Việt Nam, để đánh giá một cách chính xác cần phải có những so sánh cụ thể trong thời gian tới. Đất xây dựng là vấn đề nan giải trong các Đô thị của nước ta. Xây dựng gọn, chặt để tiểt kiệm là một trong những phương châm song chặt và gọn không có nghĩa là bắt buộc phát triển theo chiều cao.

Trên thực tế hiện nay, theo báo cáo của Ban điều hành phát triển Nhà ở thành phố Hà nội hiện đã triển khai nhiều dự án xây dựng Nhà ở cao tầng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về Nhà ở của người dân. Hiện trạng về vấn đề đầu cơ bất động sản tại Hà nội đã đẩy giá bán căn hộ chung cư lên đến mức đỉnh điểm. Chẳng hạn, khu chung cư cao cấp Lò Đúc, giá rao bán là 9-11 triệu đồng/m2; chung cư 27 Láng Hạ là 7,3-8 triệu đồng/m2; chung cư Nguyễn Chí Thanh là 7,4-9,7 triệu đồng/m2 nhưng thực tế thời điểm này người dân phảI mua với giá gần 30 triệu đồng /m2. Trong khi khảo sát giá đầu tư chi phí xây lắp và thiết bị cho nhà chung cư trung bình chỉ ở mức 4 - 4,5 triệu đồng/m2. Tất cả các loại căn hộ từ nhỏ (khoảng 50m2) đến cực lớn (trên 150m2) và các loại chung cư từ cao cấp đến chung cư dạng di dân đều được bán hết với giá gốc khi còn đang ở dạng dự án dưới hình thức đặt cọc, sau đó mới được bán ra ngoài. Điều đó cho thấy nhu cầu về nhà ở của người dân Hà Nội vẫn còn rất nhiều.
Kết hợp giữa việc xây dựng và quản lý các khu chung cư dành cho người có thu nhập trung bình – thấp. Quy mô căn hộ chưa đúng nhu cầu và khả năng của người dân.

Cả hai loại kinh phí này đều ảnh hưởng đến túi tiền hàng tháng của các hộ gia đình sống trong ngôi nhà. Nếu kinh phí xây dựng ngôi nhà được trả cho Nhà nước dưới dạng trả góp hàng tháng thì các gia đình sẽ đễ dàng góp đủ số tiền ban đầu để mua nhà hơn.

2.5.3. Yêu cầu xây dựng chung cư giá rẻ ở Hà Nội trong tương lai gần

 * Xu hướng chung:

- Phát triển chung cư giá rẻ là tất yếu:

Phát triển nhà ở chung cư giá rẻ đóng vai trò thiết yếu trong việt tăng quỹ nhà ở đô thị, giải quyết nhu cầu ở hiệu quả nhất cho người dân có thu nhập trung bình và thấp, không những thế chung cư giá rẻ còn chiếm vai trò quan trọng trong việc tạo cảnh quan, môi trường đô thị, đất đai ngày càng chật hẹp cùng với qua trình đô thị hoá. Các loại hình nhà ở đơn lẻ như hiện nay không còn phù hợp với quá trình phát triển lâu dài của đô thị. Chung cư cao tầng nói chung và chung cư giá rẻ nói riêng còn góp phần quản lý xã hội tốt hơn, góp phần giải toả giao thông đường phố và cải tạo cảnh quan đô thị.

- Các chỉ tiêu quy hoạch được khống chế trên cơ sở từng nơi

*Hình thức kiến trúc:

      +Trên nguyên tắc phù hợp với khí hậu và điều kiện địa hình của vùng xây dựng.
      + Công năng hợp lý và tiết kiệm, hình khối chặt chẽ, hình thức phù hợp với cảnh quan chung, phù hợp với thị giác người Việt Nam

*Về kỹ thuật: Cần nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng bên ngoài và đầu tư hoàn chỉnh kỹ thuật bên trong các chung cư giá rẻ để tránh hình thành những “khu ổ chuột cao tầng” trong tương lai.

* Dự báo về khối lượng nhà ở chung cư giá rẻ.

Dự báo mức phát triển dân số cho đô thị Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. ( Theo tài liệu đinh hướng qui hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 – Nhà xuất bản BXD – 1999)

Hà Nội hiện nay mức bình quân trung bình của mỗi người dân trong đô thị là 5,5m2/người. Chỉ tiêu đến năm 2010 cần tăng quỹ nhà ở lên 72 triệu m2 sàn( tăng 2 lần diện tích nhà ở hiện có) đưa bình quân diện tích nhà ở lên 10m2/người. Để đạt được tiêu chuẩn trên trung bình mỗi năm phải xây dựng thêm 30000 căn hộ.

Quỹ nhà ở đô thị hiện nay có 81 triệu m2 (trong đó Hà Nội có 8 triệu m2, TP Hồ Chí Minh 26 triệu m2). Trong đó nhà ở cao tầng chiếm tổng số là 8 triệu m2. Hà Nội có 2,5 triệu m2 và TP Hồ Chí Minh 3,5 triệu m2. Hàng năm Hà Nội tăng 225000 m2 nhà ở cao tầng, TP Hồ Chí Minh tăng 350000 m2 nhà ở cao tầng.

Để đạt được sự tăng trưởng quỹ nhà ở trong các đô thị lớn như trên, cụ thể chính quyền Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai một số dự án xây dựng các khu nhà ở chung cư cao tầng. Với 40% dân số khó khăn về nhà ở và có nhu nhập thấp thì Hà Nội được dự đoán sẽ đi đầu trong việc phát triển và xây dựng chung cư giá rẻ trong tương lai 10 năm tới.
2.6.  cơ cấu chức năng của nhà chung cư giá rẻ  

2.6.1. Cơ cấu chức năng: 

Chức năng của chung cư giá rẻ bao gồm các thành phần: 

-Không gian chức giao tiếp: sảnh chính vào nhà, sảnh tầng, phòng đa năng. 

-Không gian dịch vụ cộng đồng: Dịch vụ sửa chữa, chỗ đỗ xe, dịch vụ bưu điện, internet. 

- Không gian quản lý hành chính: phòng quản lý vận hành ngôI nhà. 

- Không gian ở: Các căn hộ 

- Không gian giao thông: Cầu thang, hành lang 
- Không gian kỹ thuật: Các buồng kỹ thuật điện, nước, thu gom rác...

2.6.2. Đăc điểm mối quan hệ giữa các thành phần chức năng.

 –Không gian giao tiếp:

 
Phải được nhận biết đễ dàng, được bố trí các chức năng phụ trợ như bảo vệ, hòm thư báo. 

Phòng đa năng phục vụ cho các không gian sinh hoạt công cộng như hội họp, các hoạt động văn hóa thể thao của các hộ dân sống trong tòa nhà.

Sảnh tầng là nơi phân phối giao thông từ cầu thang tới hành lang hoặc trực tiếp đến căn hộ. 

– Không gian dịch vụ: Nên bố trí các chức năng phục vụ công cộng như: nhà để xe, dịch vụ phụ trợ tại tầng 1. Có thể kết hợp hoặc liên hệ với không gian giao tiếp. 

–Không gian hành chính và quản lý kĩ thuật: Cần bố trí các phòng bảo vệ, trông xe tại tầng 1 và liên hệ mật thiết với không gian dịch vụ công cộng.
 –Không gian căn hộ: Các căn hộ có lối vào từ hành lang hoặc trực tiếp từ sảnh tầng. Các căn hộ cần có tính biệt lập so với các căn hộ khác. Các không gian chức năng chính của các căn hộ bao gồm: 

+Phòng sinh hoạt chung (Phòng khách): có thể kết hợp với phòng ăn (để tiết kiệm diện tích và tạo không gian liên thông cho căn hộ). 

+Các phòng ngủ: Đảm bảo tính độc lập, kín đáo nhưng phảI thông thoáng và có ánh sáng tự nhiên. 

+Bếp: Có thể tách biệt hoặc kết hợp với phòng ăn. Liên hệ gần với phòng khách. 

+Phòng vệ sinh: Cần kín đáo nhưng phảI thoát được mùi. Phòng vệ sinh được tiếp cận từ phóng sinh hoạt chung và phòng ngủ.

 +Khu vực giặt, phơi quần áo: Phải có mặt tiếp xúc với thiên nhiên để lấy nắng, gió. Có thể kết hợp với ban công, logia. 

+Kho chứa đồ. 

–Không gian giao thông: 

Cầu thang phảI được thiết kế đáp ứng các yêu cầu sử dụng và thoát người an toàn trong trường hợp sẩy ra hỏa hoạn. Cầu thang phải liên hệ trực tiếp với hành lang giao thông đến các căn hộ. 

-Không gian kỹ thuật: Được đặt tại tầng 1 và lõi cứng của tòa nhà, tránh ảnh hưởng đến các không gian khác. 

2.7. yêu cầu về kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật môI trường: 

2.7.1 Kỹ thuật xây dựng:
a. Về kết cấu:
-Kết cấu của chung cư giá rẻ cần vững chắc, đơn giản, ổn định, chống được gió bão và động đất, theo hướng công nghiệp hoá và giảm giá thành xây dựng.

-Sử dụng hệ thống kết cấu chịu lực bêtông cốt thép có khả năng công nghiệp hóa cao, tường chèn gạch rỗng hoặc các hệ thống kết cấu khác đảm bảo an toàn, bền vững.

-Kết cấu bao che phải đảm bảo an toàn, chống thấm, cách nhiệt, chống ồn.

-Tường ngăn giữa các căn hộ ở/phòng ở phải sử dụng vật liệu bền chắc, đảm bảo yêu cầu phòng cháy, cách âm, cách nhiệt. Chiều dày tường tối thiểu để tận dụng diện tích. 

b. Về vật liệu: 

Các nhóm chính của sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm: 

1- Xi măng và sắt thép 

2- Bê tông và các sản phẩm bê tông

3- Cát, đá, sỏi

4- Kính xây dựng

5- Gốm, sứ xây dựng

6- Các sản phẩm cơ khí xây dựng

7- Các vật liệu trang trí bề mặt như gạch ốp lát, sơn ...

Việc lựa chọn và sử dụng vật liệu phù hợp với mục đích cũng như vị trí sẽ giúp giảm giá thành công trình nhưng vẫn giữ được chất lượng và sự bền vững của công trình chung cư giá rẻ.
c. Công nghệ xây dựng: 

Những hệ thống công nghệ được ứng dụng trong thiết kế xây dựng nhà chung cư giá rẻ.
-Công nghệ xây gạch sàn lắp ghép.

* Ưu điểm:

Những công trình sử dụng công nghệ xây gạch sàn lắp ghép giống như loại công trình sử dụng công nghệ xây gạch sàn đổ tại chỗ, chỉ khác là hệ sàn của công trình được đúc sẵn thành các tấm panel tại các nhà máy bê tông hoặc ngay tại công trường. Việc sử dụng những tấm panel đúc sẵn trong thiết kế xây dựng sẽ làm tăng tốc độ xây dựng và thêm tiện nghi về cách âm, cách nhiệt. 

-Công nghệ lắp ghép kết cấu tấm lớn. 

* Ưu điểm:

+ Công nghệ lắp ghép tấm lớn có kết cấu chịu lực đồng thời làm vai trò của kết cấu bao che và ngăn cách không gian của các phòng. Chính vì thế loại nhà ở này thường có giá thành rẻ và nó được áp dụng đại trà trong xây dựng nhà ở đô thị của các nước Xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện kinh tế có hạn chiều cao tầng phổ biến của các công trình sử dụng công nghệ lắp ghép tấm lớn từ 11 - 20 tầng. Những tấm cấu kiện có kích thước 6m phù hợp trong việc phân chia không gian phòng thành 2 bước 3,6m và 2,4m. Bước 3,6m phù hợp với chức năng các phòng chính như sinh hoạt chung và phòng ngủ. Bước 2,4m phù hợp trong việc bố trí các phòng phụ và phòng ngủ một người.

+ ở một số nước (ví dụ ở Thái Lan) loại hình công nghệ này phù hợp cho nhà ở nhiều tầng dành cho người có thu nhập thấp (5 tầng).

+ Việc thi công các công trình nhà ở cao tầng theo công nghệ này rút ngắn được rất nhiều thời gian thi công.

* Nhược  điểm:

+ Do trình độ chế tạo các cấu kiện chưa cao nên khi thi công vẫn phải trát trong và trát ngoài như các công trình bình thường. 

+ Công nghệ lắp ghép tấm lớn đòi hỏi điều kiện kỹ thuật hạ tầng đầy đủ bao gồm đường xá, phương tiện vận chuyển, phương tiện cẩu lắp, đội ngũ công nhân lành nghề vì kỹ thuật lắp ghép đòi hỏi rất cao. Trong điều kiện khí hậu của Việt Nam mùa nắng nhiều, mối nối lắp ghép chủ yếu phải sử dụng mối nối ướt nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và ưu điểm của giải pháp công nghệ vốn có. 
-Công nghệ sử dụng tấm 3D panel. 

Vật liệu 3D là phương pháp thi công lắp ghép và đổ bê tông toàn khối, tạo hình dáng công trình một cách linh hoạt theo thiết kế kiến trúc. Tấm vật liệu 3D này có thể sử dụng làm tường, sàn nhà, mái nhà… Tường xây bằng vật liệu 3D chỉ có trọng lượng bằng 1/2 tường xây gạch 110 và bằng 1/4 tường xây gạch 220 nên có thể tiết kiệm nhiều vật liệu để làm cho các phần khác của ngôi nhà như móng nhà. 
Công nghệ này đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới, giá thành nhà thấp, rẻ hơn nhà xây bằng bê tông và gạch theo phương pháp cổ điển, tiết kiệm khoảng 20% - 40% chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ bền, chống thấm, chống động đất… và rất thân thiện với môi trường.
-Công nghệ sử dụng cốp pha trượt. 

* Ưu điểm:

Đảm bảo chất lượng cao của công trình do bê tông được đổ liên tục toàn khối. 

Độ sai số nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép do liên tục được kiểm tra và hiệu chỉnh trong suốt quá trình thi công. 

Độ cứng của công trình rất tốt, nó có thể áp dụng cho các vách cứng hoặc các lõi cứng của nhà rất phù hợp.

Tiết kiệm được nhiều sự hao phí của gỗ và thép để thi công cốp pha và sàn công tác do ván khuôn trượt và sàn công tác chỉ lắp đặt một lần vì vậy hạ được giá thành sản phẩm.

Phương pháp thi công cốp pha trượt đặc biệt phù hợp với các công trình có chiều cao lớn, cho phép thi công nhanh mà không cần đà giáo và ván khuôn cho những bức tường.

Thực hiện đồng thời được nhiều loại công việc mà các phương pháp xây dựng khác phải thực hiện kế tiếp nhau do đó rút ngắn rất nhiều thời gian thi công. Việc rút ngắn thời gian thi công lõi cứng có vai trò quan trọng vì công việc này luôn nằm trên đường găng trong tiến độ thi công chung của cả công trình.

Dây chuyền công nghệ được thực hiện đồng bộ, khép kín vì vậy đạt được tốc độ thi công lớn, có thể trượt được tới 2m chiều cao/ngày đối với nhà cao tầng và 6m chiều cao/ngày đối với các công trình khác, một tốc độ mà không một phương pháp nào đạt được.

Thích ứng với địa hình thi công chật hẹp, cho phép thi công với độ cao lớn.


Đảm bảo được về vệ sinh và môi trường do công tác thi công được khép kín, không có vật liệu thừa, rác thải trong quá trình thi công.

-Công nghệ sử dụng bê tông siêu nhẹ (bê tông bọt). 

* Ưu điểm:

Bê tông siêu nhẹ nổi được trên mặt nước. Để thử độ nhẹ, có thể thả tấm bê tông xuống hồ nước kết quả là những tấm bê tông to, nặng nề này nổi lên mặt nước. Điều đặc biệt là chúng không hút nước và độ bền bảo đảm cho những tấm bê tông này tồn tại trên 20 năm.
Làm bê tông siêu nhẹ có thể tận dụng phế liệu công nghiệp, bởi nó được sản xuất bằng những nguyên liệu xi măng, cát, nước cộng thêm một số phụ gia là phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp như sợi xơ dừa, tro trấu để tạo bọt khí, xốp. Nguyên liệu sản xuất bê tông nhẹ sẵn có tại Việt Nam, không phải gia công chế biến gì thêm, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lại tránh được quá trình khai thác, nung gạch có hại cho khí quyển, tầng ozon. Việc sản xuất bê tông nhẹ cũng chỉ tiêu tốn khoảng 1% năng lượng so với sản xuất bê tông thông thường.

So với bê tông thông thường, bê tông siêu nhẹ giảm tải trọng khoảng 70%. Điều đặc biệt là giá thành của công trình xây dựng bằng bê tông nhẹ giảm được 30% và thời gian xây dựng cũng đựơc rút ngắn. Bê tông siêu nhẹ có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống cháy, chống ồn, giảm thiểu rủi ro của thiên tai như bão, động đất... Lợi thế của những nhà cao tầng khi sử dụng bê tông siêu nhẹ là giảm được tải trọng, vì thế nhà xây trên nền đất yếu cũng không bị nứt, lún, sập.

Bê tông siêu nhẹ có khả năng cách âm, cách nhiệt và chống ẩm tốt, tỷ trọng chỉ bằng 1/10 so với bê tông thường. Ngoài ra bê tông siêu nhẹ còn có độ dài bất kỳ và có thể đúc ngay tại công trình.


* Nhược  điểm:

Bê tông bọt có cường độ chịu lực kém hơn bê tông thường, do vậy không thể dùng ngay làm khung chịu lực cho các toà nhà. Tuy nhiên nếu có các giải pháp hỗ trợ, vẫn có thể dụng loại bê tông này để làm sàn.

-Công nghệ kết cấu sàn Speedy deck. 
* Ưu điểm:

Tôn kẽm thường rất yếu, nhưng khi kết hợp với dầm, nó tạo ra cấu trúc rất cứng. Viện Khoa học Công nghiệp - Bộ Xây dựng đã kiểm định và nhận thấy, khi trọng tải lên đến 400 kg/m2 (tức là tối đa cho nhà dân dụng), độ võng của chiều dài nhịp 4 mét chỉ là 1/11.000. So sánh với cầu đường sắt, tiêu chuẩn ngặt nghèo nhất cũng chỉ là 1/1.000 của chiều dài nhịp. Tức là Speedy deck đã vượt tiêu chuẩn khắt khe nhất 11 lần. 

 Khả năng thi công rất nhanh. Dây chuyền thiết bị của nhóm nghiên cứu có thể sản xuất ra 1.000 m2 Speedy deck mỗi ca (bằng diện tích một tầng nhà trung bình), và một ngày có thể sản xuất đủ để phục vụ cho 3 tầng nhà. Trong khi với kiểu đổ mái truyền thống, phải mất 15 ngày mới hoàn tất được 1 tầng. 
Nhờ kết cấu rỗng, sàn Speedy deck làm giảm 20-30% trọng lượng bê tông. Nhờ vậy, với cùng một cấu trúc móng, cứ 2 tầng nhà xây theo cách truyền thống thì tương đương với sức nặng của 3 tầng nhà xây bằng Speedy deck. Mặt khác, do không cần dùng gỗ kê chèn và tốn nhân công đổ mái, mỗi mét vuông kiểu sàn Speedy Deck rẻ hơn khoảng 300.000 đồng/m2 so với cách thông thường. 

*Nhược  điểm:

Sàn Speedy deck chỉ chịu lực được theo 1 phương. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đang cải tiến để nó có thể chịu lực được theo 2 phương, và thay thế lớp tôn lót bằng bê tông.

Tóm lại, công nghệ này rất có triển vọng trong thiết kế xây dựng nhà ở cao tầng, cần nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong tương lai.
 2.7.2 Kỹ thuật môi trường:
a.Về hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

*Cấp nước

-Thiết kế hệ thống cấp nước cho chung cư giá rẻ phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4513-1988 “Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế”. Trường hợp dùng nước giếng khoan phải có bể lọc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống theo Quyết định số 1329/2002/BYT-QĐ của Bộ Y tế.

*Thoát nước

-Thiết kế hệ thống thoát nước cho chung cư giá rẻ phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4744-1987 “Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế”.

*Vệ sinh môi trường

-Trong khu chung cư giá rẻ phải bố trí chỗ tập kết rác thải hợp lý, thuận tiện. Rác thải phải được thu gom hàng ngày để không làm ô nhiễm môi trường.

-Trong nhà ở chung cư mỗi tầng phải có chỗ tập kết rác thải cho các hộ.

b.Về điện - chiếu sáng - chống sét.

-Thiết kế chiếu sáng của chung cư giá rẻ phải triệt để tận dụng chiếu sáng tự nhiên. Chiếu sáng tự nhiên có thể là chiếu sáng bên, chiếu sáng trên, chiếu sáng hỗn hợp. Thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho chung cư giá rẻ phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn TCXD 29-1991 “Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế”.

-Hệ thống đường dây dẫn điện phải được thiết kế độc lập với các hệ thống khác và phải đảm bảo dễ dàng thay thế, sửa chữa khi cần thiết. Lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị điện phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn TCXD 25-1991 và TCXD 27-1991.

-Hệ thống chống sét cho nhà ở xã hội phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn TCXD 46-2004 “Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế
c. Về thông gió và điều hoà không khí.

-Thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà không khí cho chung cư giá rẻ phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5687-1992 “Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế”.

-Cần sử dụng các giải pháp kiến trúc và vật lý kiến trúc để thiết kế kết cấu bao che.
-Chung cư giá rẻ được giải quyết thông gió tự nhiên. 
2.7.3 Các yêu cầu khác:

a.Về hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông.
-Trong nhà chung cư giá rẻ phải thiết kế đồng bộ hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền hình. 

-Trường hợp căn hộ ở độc lập, khép kín, toàn bộ dây dẫn được đi ngầm trong tường và kéo ra hộp đấu dây ở các tầng. Tủ phân cáp được đặt tại phòng kỹ thuật và được kéo tới các hộp đấu dây đặt tại các tầng. Hộp đấu dây được đặt ở độ cao trên 1,50m. 

b.Về phòng cháy, chống cháy.

-Khi thiết kế phòng chống cháy cho chung cư giá rẻ phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế” và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

-Chung cư giá rẻ phải được thiết kế với bậc chịu lửa bậc II- III.
c.Về công tác hoàn thiện.
-Công tác hoàn thiện của chung cư giá rẻ phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5672-1992 “Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu”.

-Đối với mặt ngoài nhà chung cư giá rẻ phải đảm bảo thẩm mỹ, sử dụng màu sắc phù hợp với thiết kế đô thị.
-Việc thiết kế và sử dụng vật liệu để hoàn thiện ngoại thất phải theo thiết kế đô thị của từng khu vực.

2.8. Cơ sở pháp lý: 

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11.
Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở nhập thấp tại khu vực đô thị.

Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đạo tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2006 của  Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở .
Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP .
QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.

TCVN:2007  Nhà ở xã hội - Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4450:1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 323:2004 Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 6160:1996  Phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế. 
TCXDVN 266:2002 Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. 

Chương 3:

Một số giảI pháp thiết kế nhà chung cư giá rẻ tại hà nội trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 

Thiết kế chung cư giá rẻ không chỉ là việc thiết kế một căn hộ, một tòa nhà hay một khu ở giá rẻ mà quan trọng hơn, phải là việc kiến tạo một môi trường sống chất lượng cho những người có thu nhập trung bình và thấp. Đó cũng là mục tiêu quan trọng của một xã hội tiến bộ. 
3.1 những tiêu chí đối với thiết kế nhà chung cư giá rẻ:
- Giá đất phải rẻ: điều này phụ thuộc vào việc lựa chọn địa điểm, vị trí xây dựng dự án. 

- Qui mô vừa phải, linh hoạt ảnh hưởng đến việc chọn diện tích căn hộ và số lượng người sống trong căn hộ. 
- Kết  cấu thông dụng, vật liệu bền chắc nhưng phải rẻ, vật liệu địa phương. 

-Thi công đơn giản, nhanh chóng. 

- Hình thức hiện đại không quá cầu kỳ, phức tạp. 
- Tận dụng và phù hợp với điều kiện tự nhiên - khí hậu sẽ tiết kiệm được năng lượng và tiết kiệm công tác chuẩn bị mặt bằng. 

- Tiện nghi ở mức độ vừa phải. 

- Phải đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tối thiểu. 

Các chỉ tiêu trên quyết định những giải pháp thiết kế hợp lý cho nhà chung cư giá rẻ.
3.2 giảI pháp quy hoạch:
3.2.1 Lựa chọn địa điểm: 

Chung cư giá rẻ khó có thể hình thành ở trung tâm đô thị bởi giá đất quá cao. Cho nên, mô hình này chỉ có thể xây ở vùng ven đô, ngoại thành đồng thời việc bố trí chung cư giá rẻ nên tận dụng những khu vực có điều kiện địa chất tốt để giảm bớt những chi phí trong xử lý nền móng công trình. Một số khu vực được đề xuất như: Gia Lâm, quận Long Biên, Đông Anh, Từ Liêm và rộng hơn nữa là Hà Đông, Mê Linh…

Với hướng phát triển lâu dài của Hà Nội chủ yếu là phía Tây cùng với việc hình thành chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây và phía Bắc là cụm đô thị Sóc Son - Xuân Hòa - Đại Lải -Phúc Yên thì chung cư giá rẻ tương lai có thể phát triển mạnh ở 2 chuối đô thị này.
3.2.2 Xác định quy mô: 

Để đảm bảo chất lượng sống và thu hút dân cư đến những vùng này chúng ta cần hình thành những dự án lớn có quy mô từ 50 ha trở lên, đủ sức trở thành một đơn vị ở với đầy đủ các khu chức năng như: chợ, trạm y tế, nhà trẻ, trường học, trung tâm TDTT… Việc đầu tư trên diện rộng sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa các vật liệu sử dụng, tiết kiệm chi phí thiết kế... từ đó hạ được giá thành sản phẩm. 

Việc xác định quy mô các dự án chung cư giá rẻ nhỏ hơn phải đáp ứng mỗi dự án có số hộ gia đình và số dân sinh sống trong dự án ở mức hợp lý như: mật độ dân, cơ sở hạ tầng, diện tích xây dựng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, khả năng quản lý vận hành tiết kiệm nhất. Từ những yêu cầu này, quy mô dự án chung cư giá rẻ được coi là hợp lý thể hiện bởi các chỉ tiêu đề xuất như sau: 

+ Tổng số căn hộ bố trí trong dự án nhỏ nên từ 800 – 1000 căn. 

+ Diện tích dự án từ 3,5 – 4 Ha; đối với các đô thị lớn có điều kiện thuận lợi về đất đai có thể lên đên 5 - 7Ha. 

+ Mỗi dự án có thể bố trí cho 3200 – 4000 người dân sinh sống thường xuyên. 

Bố trí tách biệt khối nhà áp dụng phương thức thuê và khối nhà áp dụng phương thức thuê mua. Tỷ lệ dành cho thuê và thuê mua điều chỉnh theo nhu cầu. Bảo đảm sự kết nối hệ thống giao thông của dự án với hệ thống giao thông chung của đô thị.
3.2.3. Tổ chức không gian: 

Tổ chức không gian đô thị và tổ chức kiến trúc cảnh quan cho nhóm nhà ở xã hội trước tiên bao gồm khai thác các điều kiện tự nhiên riêng cho từng khu đất, lựa chọn hình dáng ngôI nhà cũng như bố trí chúng trong quy hoạch. Hình ảnh của khu ở phụ thuộc vào tổ chức không gian của toàn khu, của từng nhóm nhà, từng khối nhà và kể cả những không gian tiếp cận vào từng ngôI nhà. Do tính chất riêng của loại hình nhà chung cư giá rẻ trong giai đoạn trước mắt với yêu cầu quan trọng về hiệu quả kinh tế, nên việc tổ chức không gian trong qua hoạch nhóm nhà không chỉ chú ý tới các hiệu quả về mặt không gian mà còn phảI chú ý nhiều đến hiệu quả về mặt kinh tế. 

a. Không gian nhóm nhà xây dựng theo kiểu dẫy:
Là kiểu tổ hợp các tòa nhà theo hướng song song với nhau hoặc tạo một góc mở nhỏ. 

Không gian nhóm nhà xây dựng theo kiểu dẫy có nhiều ưu điểm, phù hợp với tổ chức nhà chung cư giá rẻ. Đây là kiểu tổ chức không gian cho nhà chung cư giá rẻ thường thấy ở các nước tiên tiến do khả năng tận dụng được tối đa các kiểu mẫu nhà ở điển hình và yêu cầu mức độ thẩm mỹ không phảI là quan trọng nhất. Ngoài ra, kiểu tổ chức này còn có thể nâng cao được mật độ xây dựng công trình , đây là một trong những biện pháp tiết kiệm chi phí xây dựng. Những nhược điểm đơn điệu về không gian của kiểu tổ chức này có thể được hạn chế nhờ giảI pháp tổ hợp không gian trống để đạt được môt cấu trúc rõ ràng, một trật tự về hình ảnh phong phú đa dạng của không gian trống, sử dụng với mục đích công cộng, bán công cộng và bán riêng tư. Các không gian trống có thể được tổ chức thành sân chơI, vườn cây hay nơI đỗ x echo người dân. Khi thiết kế cần lưu ý bố trí các tòa nhà sao cho các tòa nhà có ảnh hưởng tốt lẫn nhau về che nắng, đón gió bằng cách bố trí so le hay tạo với nhau một góc mở nhất định.
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b. Không gian nhóm nhà kiểu ô phố: 

Những ô phố có cấu trúc dạng ô cờ với hình dáng có quy tắc hoặc không có quy tắc và có độ to nhỏ khác nhau. 


Đây là giảI pháp áp dụng tốt nhất cho nhà chung cư giá rẻ trong giai đoạn trước mắt, khi chung cư giá rẻ được xây dựng xen kẽ với các khu đô thị mới có quy mô trên 10ha. Khi đó, cấu trúc và hình ảnh của chung cư giá rẻ dễ xử lý hài hòa với cảnh quan chung của khu đô thị. Tính riêng tư của chung cư giá rẻ vẫn được đảm bảo nhờ các sân trong, trong đó các dãy nhà bám theo tuyến phố  vẫn tạo được hình ảnh chung cho khu đô thị. Việc tổ chức này không chỉ có lợi về cảnh quan chung mà còn tạo điều kiện tốt cho quản lý và vận hành vì chung cư giá rẻ có đặc trưng riêng về đối tượng sử dụng. 
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c.Không gian nhóm nhà kiểu hỗn hợp:

Kiểu tổ hợp các công trình có tầm cao và hình khối khác nhau trong cùng một nhóm ở. 


GiảI pháp này thường được áp dụng khi khu ở có đường biên giới với đường giao thông của khu vực, hoặc trong những đơn vị ở có vị trí tại trung tâm của thành phố. Trong thời gian trước mắt, khí yêu cầu quan trọng đầu tiên của chung cư giá rẻ là giá thành xây dựng thì giảI pháp này có nhiều hạn chế trong áp dụng. Tuy nhiên khi điều kiện kinh tế và nhu cầu ở của người dân được cảI thiện thì kiểu tổ chức này sẽ được áp rộng rãI. Thực tế ở thời điểm hiện tại trong các nước phát triển cho thấy, xu hướng tổ hợp nhóm nhà theo kiểu hỗn hợp được áp dụng khá phổ biến. Khi chất lượng không gian sống là yêu cầu chính, ngang bằng với yêu cầu về kinh tế. 
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         3.1.4.Tổ chức các công trình phục vụ công cộng: 

Các dự án chung cư giá rẻ cần có các tiện ích cộng đồng và hệ thống hạ tầng xã hội tối thiểu, đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng (nơI để xe, nhà trẻ, mẫu giáo, nơi sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ cơ bản …). Theo TCVN 323:2004 thì các nhà ở phảI bố trí một không gian tối thiểu phục vụ cho mục đích sinh hoạt chung của một tòa nhà với diện tích 0,8-1 m2/hộ gia đình, nhưng không nhỏ hơn 36m2. Diện tích đơn vị ở tối thiểu là 8m2/người. Đất cây xanh trong đơn vị ở tối thiểu là 1m2/người. Đất giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu là 2,7m2/người. Các khu chung cư giá cũng phải đạt tối thiểu 70% các chỉ tiêu trên. 
3.1.5.Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
Chung cư giá rẻ nên được xây dựng xen kẽ trong các khu đô thị mới hay trong những khu công nghiệp lớn để tận dụng những điều kiện hạ tầng, giao thông sẵn có của toàn khu nhằm giảm tối đa chi phí hạ tầng cho dự án. Tổ chức hệ thống giao thông đơn giản, chia ô cờ để vừa tiết kiệm đất, vừa thuận tiện cho việc đi lại. Những khu vực xây dựng chung cư giá rẻ thường tập trung đông đảo dân cư và ở xa trung tâm thành phố (để hạ giá thành đất xây dựng) nên phảI đảm bảo nhu cầu đI lại cho người dân bằng những phương tiện công cộng như: hệ thống xe bus… 
Các dự án chung cư giá rẻ tách biệt cần quan tâm đến hệ thống hạ tầng xã hội tối thiểu bao gồm: giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc và hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ.
3.1.6. Đảm bảo vệ sinh môi trường: 

Chung cư giá rẻ là khu vực tập trung dân cư nên phảI đảm bảo các nguyên tắc chung về bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môI trường đối với khu đô thị, khu dân cư tập trung với các nội dung chính: 

- Đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan đô thị và vệ sinh đô thị. 

- Có hệ thống tiêu thoát nước nưa, nước thảI phù hợp với quy hoạch về bảo vệ môI trường của khu dân cư. 

-  Có nơI tập trung rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môI trường. 

- Các công trình phải có hệ thống thu gom và phân loại rác thải
3.1.7. Tổ chức kiến trúc cảnh quan: 

- Vùng ranh giới giữa khu chung cư giá rẻ và đô thị: cũng như mối quan hệ giữa các khu chức năng trong đô thị. Giữa khu chung cư giá rẻ và các khu ở lân cận cũng như các khu chức năng khác của đô thị nói chung vẫn có mối quan hệ thẩm mỹ và cảnh quan hài hoà tương hỗ. Giải pháp thẩm mỹ khu chung cư giá rẻ không chỉ giới hạn trong khuôn viên khu ở mà là liên tục, từ không gian chuyển tiếp, gắn kết giữa đô thị và khu ở cho đến không gian bên trong khu ở. Vai trò chuyển tiếp này chính là các tuyến đường  dẫn đến khu ở và bao quanh khu ở. Việc tổ chức kiến trúc cảnh quan ở đây ngoài tác động của các công trình kiến trúc, cần vận dụng các yếu tố trang trí khác nhau. 

- Lối vào chính của khu ở : là khu tiếp cận đầu tiên và là bộ mặt của khu ở tiếp xúc với bên ngoài. Cảnh quan khu vực này cần tổ chức theo bố cục không gian mở, tạo sự liên kết cảnh quan giữa đô thị và khu ở. ở đây có thể bố trí các vườn hoa công viên nhỏ với tổ hợp cây xanh có hình dáng và mầu sắc đa dạng phong phú. Ngoài ra có thể kết hợp hồ nhân tạo, bể cảnh với vòi phun nước, kiến trúc nhỏ, tác phẩm nghệ thuật tạo hình để tạo điểm nhấn. Tại khu vào chính có thể bố trí các công trình phục vụ công cộng để tạo bộ mặt cho khu ở và thuận tiện cho người ở trên đường đi làm hoặc ra vào đô thị. 

- Khu vực quanh nhà ở : là không gian trống chủ đạo của khu ở. Trên nền hình khối không gian và mặt đứng các toà nhà ở thì cây xanh là yếu tố quan trọng để tạo cảnh quan cho khu vực quanh nhà ở. ở đây sử dụng các loại cây có hình dáng thanh thoát như : dừa cảnh, cau cảnh... kết hợp với các loại cây bụi thấp, khóm hoa, trồng tại khu vực tiếp giáp nhà ở, tạo sự chuyển tiếp hài hoà với các khu vực trống khác. 

Kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy, một trong những giải pháp để tận dụng tốt hơn không gian trống quanh nhà ở cũng như nâng cao chất lượng không gian trống là việc mở rộng thềm hoặc sân nhà (trước hoặc sau) ở tầng một và “vườn cho thuê”. Việc mở rộng thềm hoặc sân nhà ở tầng 1 tạo điều kiện cho các gia đình có khả năng tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn thông qua một số họat động ngoài trời khi thời tiết đẹp như: ăn uống, nghỉ ngơi, giao tiếp,… ở đó có thể đặt các chậu hoa, cây cảnh, ghế ngồi, lều trại, trồng hoa,…Còn “vườn thuê” được cho các gia đình thuê để trồng cây ăn quả, rau và hoa. Chúng phần lớn không nằm sát nhà ở và thường không lớn hơn 150m2. Với việc mở rộng các thềm hoặc sân nhà và “vườn cho thuê” trong không gian trống quanh các nhà chung cư sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nhiều người ở có thể có một không gian trống gần nơi ở của mình. Mỗi người có thể trang trí khu vực của mình theo ý thích, sở trường, phong cách khác nhau với nhiều hình thái và mầu sắc khác nhau. Qua đó góp phần làm cho không gian trống trong khu ở có cảnh quan sinh động hơn và đẹp hơn!
- Các kiến trúc nhỏ và thiết bị kỹ thuật đô thị trên đường : cột đèn, buồng điện thoại, nhà chờ xe buýt, trạm xăng, biển báo, quảng cáo v.v... Trong khu chung cư giá rẻ, các thiết bị này cần có hình thức đơn giản, hiện đại. Ví dụ : Biển báo, chỉ dẫn trên hè đường phải có hình dáng gọn gàng, không che khuất tầm nhìn. 

- Hệ thống cây xanh trên đường : Cần chọn loại cây xanh có bóng mát, hoa đẹp, hương thơm dễ chịu, như : bằng lăng, móng bò, phượng vĩ, kim phượng, v.v... và có thể trồng thêm các loại cây cắt xén, mảng hoa, cây cảnh trên các dải phân cách. 

- Hệ thống chiếu sáng : Bảo đảm chiếu sáng phục vụ giao thông đi lại, chiếu sáng trang trí, tạo điểm nhấn trên đường hoặc biển quảng cáo v.v... 
- Khu vực quanh các công trình phục vụ công cộng, như : giáo dục, y tế, thương mại, văn hoá, thể thao, ăn uống, dịch vụ... là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu công cộng. Các công trình này thường có hình thức kiến trúc sinh động, độc đáo, khác lạ, kết hợp với trang trí màu sắc, ánh sáng, cây xanh, để tạo cảnh quan đẹp, hấp dẫn. Khu vực này thường gắn với lối vào chính của khu ở và các khu nghỉ ngơi thư giãn. 

- Khu vực nghỉ ngơi ngoài trời bao gồm 2 khu vực : khu nghỉ tĩnh và khu nghỉ động. Tại khu nghỉ tĩnh, cần tổ chức đường đi dạo với những điểm nghỉ được bố trí ghế ngồi xen kẽ cây xanh, tạo cảm giác yên tĩnh, dễ chịu,thoải mái. Đối với khu nghỉ động là các sân chơi, thể thao thể dục, ở đây bố trí các trang thiết bị vui chơi, giải trí phù hợp với các lứa tuổi khác nhau, với các hình dáng và mầu sắc khác nhau, tạo không gian sinh động. Trong khu vực nghỉ ngơi thường tổ chức cây xanh với nhiều hình thức, nhiều mầu sắc, để lấy bóng mát và tạo cảnh. ở đây thường được trang bị hệ thống chiếu sáng phục vụ vui chơi vào ban đêm và trang trí, tạo cảnh quan đẹp vào ban đêm. Ngoài ra còn chú ý tới các yếu tố trang trí khác như : kiến trúc nhỏ, tác phẩm nghệ thuật tạo hình, để tạo cảnh quan sinh động, thoải mái. 
- Khu vực đường giao thông : bao gồm các trục đường giao thông và sân bãi đỗ xe. Cảnh quan ở đây được tổ chức kết hợp giữa hệ thống cây xanh, chiếu sáng và các kiến trúc nhỏ. Hệ thống cây xanh chủ yếu là cây lấy bóng mát, trồng theo tuyến hay bên vỉa hè. Khu vực từ vỉa hè tới công trình thường trồng bụi cây kết hợp các thảm cỏ, có tác dụng trang trí, không che khuất ánh sáng và cản trở thông gió cho nhà ở. Hệ thống chiếu sáng phân bố đều trên các đường giao thông và phục vụ trang trí. Đối với các đường đi bộ, đi dạo, hệ thống chiếu sáng tập trung tại các điểm nhấn như : chỗ nghỉ, nơi có các kiến trúc nhỏ, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, hoặc các biển báo chỉ dẫn trên đường.

- Mặt đứng tổng thể khu ở : Chính là phông nền của không gian trống, được tạo thành bởi mặt đứng các toà nhà ở, các công trình phục vụ công cộng, hệ thống cây xanh và các yếu tố cảnh quan khác trong khu ở. Mặt đứng tổng thể khu ở có thể nhìn từ nhiều hướng khác nhau, từ phía ngoài vào, từ phía trong ra, muôn hình muôn vẻ. Trên mặt đứng tổng thể, mặt đứng các nhà chung cư giá rẻ thường lặp đi lặp lại nên việc sử dụng các loại cây có hình thức và chiều cao khác nhau trồng đan xen nhau sẽ giúp liên kết, hài hoà tạo nên cảnh quan sinh động, gần gũi với con người và hoà nhập với thiên nhiên. 

Kinh nghiệm cho thấy, việc làm kế hoạch và tổ chức kiến trúc cảnh quan cần phải gắn với những yêu cầu và phương thức sống luôn thay đổi của người dân, trên cơ sở những truyền thống văn hóa và thành tựu phát triển KT-XH nói chung. Và cuối cùng, một trong những biện pháp để có thể tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các khu ở đô thị có hiệu quả là phải thu hút được sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong quá trình xây dựng, sử dụng, chăm sóc và bảo quản các công trình kiến trúc, cây xanh và các yếu tố cảnh quan khác. 
*Tóm lại những yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng cho nhà chung cư giá rẻ bao gồm:

-Nhà chung cư giá rẻ trong khu đất xây dựng  phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: 

+) Phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

+) Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai.

+) Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.


-Nhà chung cư giá rẻ không được bố trí trong khu vực cấm xây dựng; hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; khu vực có  nguy cơ lở đất, lũ quét, ngập úng, bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, bãi rác, nghĩa trang.


-Nhà chung cư giá rẻ phải đảm bảo các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của từng loại đô thị.

-Mật độ xây dựng cho lô đất xây dựng nhà chung cư giá rẻ không được vượt quá 75%.

-Khoảng cách tối thiểu giữa hai mặt nhà đối diện là 0,8 lần chiều cao của ngôi nhà.


-Bố trí tách biệt khối nhà áp dụng hình thức thuê và khối nhà áp dụng hình thức thuê mua để thuận tiện cho quản lý. 
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-Nhà chung cư giá rẻ phải thiết kế phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất và quy định của quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3.2. GiảI pháp công trình: 

3.2.1Giải pháp tổ chức không gian: 

a. Giải pháp tổ hợp không gian tòa nhà:

 Từ những nghiên cứu ở chương 2 và những nguyên tắc kinh tế, chung cư giá rẻ có hai loại hình như sau: 

- Chung cư thấp tầng: Loại hình này có chiều cao từ 6 tầng trở xuống, tiết kiệm chi phí lắp đặt thang máy, chi phí dịch vụ hàng tháng. Nhưng ngày càng không phổ biến vì lãng phí đất đai, giá trị căn hộ cũng bị tăng cao vì bị giá đất chi phối. Loại hình này chỉ phù hợp với những khu vực có quỹ đất lớn như các khu công nghiệp hay ở các khu vực xa trung tâm. 

- Chung cư cao tầng: Loại hình này phát triển chiều cao, nhưng có giới hạn về số tầng cao để không ảnh hưởng đến giải pháp kết cấu công trình. Theo nghiên cứu thì số tầng cao hợp lý nhất là 11-12 tầng. 

Về giao thông đứng, sử dụng hành lang chung, thang máy thết kế 3 tầng có một điểm dừng để trong quy trình vận hành, sử dụng. Ví dụ: thang máy có điểm dừng ở các tầng 5 – 8 – 11, tầng 1,2,3 đi thang bộ, tầng 5 đi xuống tầng 4, lên tầng 6; tầng 8 đi xuống tầng 7, lên tầng 9; tầng 11 đi xuống tầng 10, lên tầng 12.  Thang bộ, hành lang, lan can dùng những vật liệu có giá thành rẻ hơn, cầu thang lang xi măng không lát gạch. Luận văn đề xuất phương án xây dựng chung cư giá rẻ là những chung cư cao không quá 12 tầng. Trong đó tầng 1 dành cho các không gian công cộng và dịch vụ, các căn hộ được tổ chức từ tầng 2 đến tầng 12. Loại công trình này có lợi thế trong tương lai, khi đời sống kinh tế cao hơn, người nghèo có thu nhập khá hơn, thang máy sẽ được vận hành như các chung cư thông thường khác. Các giảI pháp tổ hợp kiến trúc cho chung cư giá rẻ loại cao tầng bao gồm: 
*Chung cư kiểu đơn nguyên ( phân đoạn ):

Chung cư kiểu đơn nguyên có những ưu điểm về kinh tế là tiết kiệm giao thông, thệ thống kỹ thuật. Ngoài ra chung cư kiểu đơn nguyên còn có khả năng tổ hợp phong phú về hình thức kiến trúc đối với chung cư cao tầng và chung cư nhiều tầng, vì thế nó phù hợp với nhiều hình dạng khu đất của dự án. Tuy nhiên, đặc thù của chung cư giá rẻ là đa số các căn hộ có diện tích nhỏ vì vậy để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, giảm giá thành xây dựng, khi thiết kế chung cư giá rẻ nên bố trí tối thiểu 8 căn hộ trên cùng một tầng với nhà cao tầng và 04 căn hộ trên một tầng với nhà nhiều tầng.
*Chung cư kiểu hành lang giữa:
Ưu điểm của kiểu chung cư hành lang giữa là rất tiết kiệm giao thông và tiết kiệm đất xây dựng, rất phù hợp với chung cư giá rẻ nhưng nhược điểm là thông gió và lấy sáng kém. Khi thiết kế những tòa nhà có chiều dài lớn, cứ mỗi đoạn 20-30m nên bố trí một khoang lấy sáng gọi là túi sáng để tăng cường khả năng thông thoáng cho hành lang và các căn hộ. Chiều sâu căn hộ (nhịp) không nên vượt quá 7,2m để đảm bảo khả năng thông thoáng và lấy sáng cho từng căn hộ đồng thời dảm bảo giảI pháp kết cấu. Đây là giảI pháp phù hợp nhất cho chung cư giá rẻ trong tương lai gần.
*Chung cư kiểu hành lang bên. 


Do những nhược điểm của chung cư hành lang bên là chiều dài nhà hạn chế và hành lang dài, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh tế, luận văn đề xuất chỉ áp dụng kiểu hành lang bên với những dự án xây dựng tại các vị trí đất hạn chế về chiều rộng hoặc xây nhà dành cho sinh viên, công nhân với hình thức tập trung và có sân trong rộng. Khi áp dụng kiểu hành lang bên, chiều dày của nhà có thể lên đến 9m.  

*Chung cư hành lang kiểu thông tầng: 

Là loại chung cư mà mỗi căn hộ được bố trí phòng ở cả hai hoặc ba tầng, liên hệ với nhau bằng cầu thang căn hộ. Hành lang giao thông tới các hộ là hành lang cách tầng, có thể là hành lang giữa hoặc hành lang bên, phục vụ hai hoặc 3 tầng. 

Chung cư hành lang kiểu thông tầng chỉ áp dụng hiệu quả khi tầng cao công trình lớn hơn 5 tầng và cần được lắp thang máy phục vụ giao thông theo chiều đứng. Khi đó với ưu điểm là hành lang cách tầng, số điểm dừng của thang máy sẽ nhỏ, tiết kiệm được chi phí điện khi vận hành sử dụng. Kiểu hành lang thông tầng phù hợp với những gia đình đông người (nhiều thế hệ chung sống) khi đó với diện tích khiêm tốn sẽ tạo được sự riêng tư nhất định cho từng thế hệ đồng thời không gian căn hộ cũng đa dạng, phong phú hơn. Tuy nhiên để xây dựng kiểu chung cư này cũng cần tốn kém hơn vè diện tích căn hộ và kinh phí xây dựng vì vậy trước mắt giảI pháp này sẽ không được áp dụng nhiều.
*Chung cư hành lang kiểu lệch tầng:

Là chung cư có các căn hộ nằm hai bên hành lang hoặc lệch nhau nửa tầng. Giải pháp tổ chức chung cư kiểu lệch tầng rất phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Hà Nội do ưu điểm về khả năng thông gió, tạo vi khí hậu tốt. Cả hai mặt của căn hộ đều được lấy ánh sáng tự nhiên là đón gió xuyên phòng. 

Kiểu chung cư lệch tầng được áp dụng rộng rãi ở các nước nhiệt đới tiên tiến do có chất lượng không gian sống tốt. Tại Hà Nội, loại chung cư này chưa được xây dựng nhiều do chi phí xây dựng cao và hệ thống kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên theo định hướng phát triển kinh tế đến năm 2020, cùng với sự tiến bộ về trình độ xây dựng giảI pháp này sẽ được áp dụng rộng rãI để nâng cao không gian sống cho chung cư giá rẻ. 

b. Giải pháp tổ chức mặt bằng căn hộ:

 *Cơ cấu và thành phần không gian trong căn hộ:

 Đề xuất 3 thành phần không gian trong căn hộ: 
-Không gian yên tĩnh: Các phòng ngủ. 


Là những không gian cố định, không thể thay đổi. Diện tích phòng được xác định chức năng ngủ, nghỉ ngơi. Tuy nhiên chung cư giá rẻ có đối tượng là người có thu nhập trung bình và thấp thì phòng ngủ có thêm chức năng làm việc tĩnh. Phòng ngủ có thể kê giường đôI, giường đơn hay hai giường đơn tùy vào điều kiện sử dụng để tiết kiệm diện tích. 

–Không gian đa năng: Phòng khách (sinh hoạt chung) 

Không gian đa năng vừa là nơI tiếp khách, vừa là nơI sinh hoạt chung cho các thành viên trong gia đìn. Không gian này nên kết hợp với phòng ăn để 

tạo ra không gian lớn hơn, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau khi cần có thể kê thêm giường làm chỗ ngủ cho ông bà hoặc cho khách. Ngoài ra nên bố trí thêm kệ hoặc tủ thờ phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của gia đình. 

–Không gian phụ trợ: Bếp, kho, khu vệ sinh, hành lang giao thông, lo gia. 

Không gian phụ trợ đóng vai trò như phần mềm trong căn hộ, tùy theo quy mô mà có thể bố trí linh hoạt các không gian khác nhau. Bếp và phòng ăn tùy từng trường hợp có thể tách ra hay kết hợp lại. Thiết bị trong bếp bao gồm 1 - 2 hộc rửa (chậu đơn hoặc chậu đôi), một bếp ga, bàn gia công thao tác bếp, vị trí tủ lạnh, lò vi sang.  Không gian phòng ăn được xác định theo số lượng người sử dụng, diện tích chiếm chỗ bàn ghế và diện tích đI lại hợp lý. Có thể kết hợp các không gian tương thích lại với nhau để tiết kiệm diện tích như: kho đồ có thể đặt trên trần vệ sinh, lôgia có thể kết hợp làm chỗ giặt, phơi đồ. Lôgia còn có tác dụng làm nơi để đồ hay nơi thư giãn bên cạch thiên nhiên khi đặt thêm các chậu hoa, cây cảnh mang lại tiện ích vi khí hậu và giá trị tinh thần lớn cho gia đình. Do đó lô gia nên thiết kế rộng, chiều sâu tối thiểu là 1,2m. Đối với khu phụ như phòng vệ sinh, đề xuất 3 loại chính: 

Khu vệ sinh phụ phục vụ cho phòng khách, sinh hoạt chung hay phòng ngủ nhỏ có thiết bị: bệ xí, lababo, vòi hoa sen. 

Khu vệ sinh trung bình phục vụ cho các phòng ngủ chính có các thiết bị: bệ xí, lababo và bồn tắm. 

Khu vệ sinh lớn phụ vụ cho các phòng ngủ chính có các thiết bị: bệ xí, lavabo và bồn tắm. 

Bảng 3.1: Mối quan hệ giữa các không gian chức năng và đồ đạc
	STT


	Đặc điểm
	Chức năng
	Đồ đạc cần thiết

	1
	Không gian yên tĩnh
	-Ngủ 

-Chứa quần áo 

-Học tập, làm việc 

-Xem ti vi, đọc sách
	-Giường đơn hoặc giường đôI 

-Tủ chứa quần áo 

-Bàn học, bàn làm việc 

-Kệ bày, ghế

	2
	Không gian đa năng
	-Sinh hoạt chung 

-Tiếp khách 

-Ăn 

-Thờ cúng 

-Ngủ
	-Bàn ghế 

-Kệ bày, tủ trang trí 

-Bàn ăn 

-Kệ hoặc tủ thờ 

-Giường đơn hoặc giường đôi

	3
	Không gian phục vụ
	-Nấu ăn 

-Vệ sinh 

-Giặt phơi 

-Kho
	-Bàn bếp: bàn gia công, bếp nấu, bồn rửa 

-Thiết bị vệ sinh: xí, lavabo, bồn tắm 

-Máy giặt, thanh phơI quần áo

 -Kho hoặc tủ kho


*Quy mô và diện tích căn hộ:

Theo đề án Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, chỉ tiêu diện tích bình quân đến năm 2015 là trên 15m2/người và đến năm 2025 là 20m2/người. Từ những kết quả nghiên cứu tại Chương2, tác giả luận văn đề xuất chỉ tiêu áp dụng cho chung cư giá rẻ tối thiểu là 8m2 ở/người hay 15m2 sàn/người. Chiều cao tầng nên chọn 3m (thông thủy 2,7 -2,8m). Chỉ tiêu này phù hợp với tiêu chuẩn khối tích ở trên thế giới ( tối thiểu 25-30m3/người, tối đa là 50-60m3/người). Việc xem xét tính toán khối tích cũng cần tính đến khả năng chiếm chỗ của đồ nội thất trong căn hộ. Chiều cao thông thủy vệ sinh nên lấy từ 2,3m - 2,4m, phía trên để các thiết bị như nóng lạnh, kho đồ. 

Diện tích căn hộ được xác định bởi tổng diện tích các không gian chức năng thành phần. Căn hộ trong chung cư giá rẻ có diện tích từ 30m2-70m2. Quy mô và diện tích căn hộ được tính cho một căn hộ có chỉ tiêu diện tích trung bình, bao gồm: 

-Phòng khách kết hợp phòng sinh hoạt chung: 9-20m2. 

-Phòng ngủ: phòng ngủ chính 10-15m2, phòng ngủ nhỏ 8-13m2 

-Bếp + ăn: 9-16m2 

-Vệ sinh: 2 – 4 m2 

-Diện tích giao thông, ban công, kỹ thuật: thường chiếm 10-15% diện tích sàn.  

Cơ cấu phòng trong căn hộ của chung cư giá rẻ được xác định cho đối tượng hạn nhân là một cặp vợ chồng (2 người). Cặp vợ chồng có thể có từ 1-2 con (3-4 người). Theo thời gian, khi các con đã trưởng thành hoặc lập gia đình (4-5 người) và có thêm nhân khẩu trong nhà là ông bà hoặc khách khứa (5-6 người). Như vậy không gian trong căn hộ sẽ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho từ 1 - 6 người. 


Từ những nghiên cứu về cơ cấu gia đình và nguyện vọng, nhu cầu và khả năng kinh tế của người dân tại Chương 2, nhà chung cư giá rẻ nên có 3 loại căn hộ tương ứng với số nhân khẩu trong gia đình tại bảng 3.2
Bảng 3.2: Đề xuất các loại nhà chung cư giá rẻ tương ứng với số nhân khẩu.
	STT


	Loại căn hộ
	Số phòng ngủ
	Cơ cấu gia đình

	1
	Loại 1
	1
	-Gia đình trẻ có 1 - 2 người



	2
	Loại 2
	2
	-Gia đình có 3-4 người gồm: bố, mẹ và con 



	3
	Loại 3
	3
	Gia đình có 4-5 người gồm: bố, mẹ và con đã trưởng thành



Mỗi loại căn hộ tương ứng với chỉ tiêu diện tích 8-10m2 ở/người hay 15-18m2 sàn/người. Diện tích tiêu chuẩn cho mỗi loại căn hộ tại bảng 3.3
Bảng 3.3: Đề xuất quy mô và diện tích căn hộ tương ứng với các loại căn hộ.
	Loại căn hộ
	Phòng ngủ
	Phòng khách
	Phòng ăn
	Bếp nấu
	Vệ sinh
	Lôgia. Giao thông
	DT sàn

	Loại 1
	10-15
	9-12
	3-4
	4
	2-4
	4-5
	32-44

	Loại 2
	10-15 

8-10
	10-15
	4
	5-6
	4-5
	5-6
	46-56

	Loại 3
	10-15

8-9

8-9
	15-20
	4-5
	5-6
	3-4 

3-4
	6-7
	62-70


*Hệ lưới cột và căn hộ điển hình thích ứng cho chung cư giá rẻ: 


Đề xuất hệ lưới kết cấu của chung cư giá rẻ cao 12 tầng 6x7,2x3m. Trong đó: Nhịp 6m, bước cột 7,2m và chiều cao tầng là 3m. Ưu điểm của hệ lưới cột này là khả năng hình thành các không gian có diện tích phù hợp với diện tích tiêu chuẩn của căn hộ. Từ hệ lưới kết cấu điển hình, khi số lượng bước cột thay đổi sẽ tạo ra một trong 3 loại căn hộ, khả năng phân chia các căn hộ được thể hiện như hình vẽ 3.10: 
*Khả năng tổ hợp lưới cột thành các kiểu nhà: 

Hệ lưới cột điển hình có thể tổ hợp thành chung cư kiểu đơn nguyên hay chung cư kiểu hành lang giữa tùy theo yêu cầu cụ thể. 

 - Chung cư kiểu đơn nguyên: Tổ hợp thành các dãy nhà có hình dạng khác nhau theo yêu cầu quy hoạch khi lắp ghép 3 đơn nguyên. Đơn nguyên giữa, đơn nguyên đầu hồi, đơn nguyên góc. Trong đó đơn nguyên giữa có khoảng khuyết, mục đích của khoảng khuyết này là khi ghép 2 đơn nguyên giữa với nhau sẽ tạo thành một túi sáng nhằm nâng cao khả năng chiếu sáng và thông gió cho dãy hành lang. 

 - Chung cư kiểu hành lang giữa: Chung cư hành lang giữa có thể tổ hợp từ hai đơn nguyên giữa của chung cư đơn nguyên.
 *Khả năng biến đổi không gian của các căn hộ trên tầng điển hình:


Nhu cầu về diện tích sủ dụng của các hộ gia đình sẽ biến đổi theo thời gian. Ví dụ một gia đình trẻ có 2 người ở trong căn hộ 35m2, sau thời gian cặp vợ chồng sinh từ 1-2 con, khi đó nhu cầu về diện tích sẽ tăng thêm. Ngược lại, đối với những hộ gia đình có từ 4-6 người ở trong căn hộ 70m2, sau thời gian ông bà mất đi thì nhu cầu về diện tích sử dụng có thể ít đi. Mặt khác, sự biến đổi về công việc, chuyển dịch dân số cũng ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng diện tích. Do tính chất chung cư giá rẻ là phục vụ cho đối tượng có thu nhập trung bình và thấp, không phảI căn hộ nào cũng có đủ điều kiện về kinh tế để thuê , mua nhà với diện tích đủ để sử dụng trong tương lai. Thực tế tại các chung cư cũ ở Hà Nội nhu cầu tăng diện tích có thể thấy từ việc các căn hộ cơi nới thêm chuồng cọp, bên cạnh đó có rất nhiều căn hộ do nhu cầu sử dụng ít đã ngăn chia thành 2 căn hộ nhỏ để bán lại. Từ phân tích trên có thể thấy nhu cầu thay đổi diện tích căn hộ là một nhu cầu tất yếu trong quá trình sử dụng. Mặt khác,  để có thể xây dựng được một mô hình nhà ở dạng điển hình thì việc mô hình đó cần thiết phải có khả năng thay đổi linh hoạt về cơ cấu và số lượng  căn hộ phù hợp với nhu cầu của từng khu vực mà nó phục vụ. 


Khả năng biến đổi căn hộ có thể đạt được khi các căn hộ gộp lại và chia ra theo hệ lưới cột điển hình. Hai căn hộ 35m2 có thể biến đổi thành 1 căn 70m2 và ngược lại. 3 căn hộ 50m2 có thể biến thành 2 căn 70m2 hoặc 4 căn 35m2.Khả năng biến đổi căn hộ từ hệ lưới cột điển hình được thể hiện như hình vẽ 3.11  
Tuy nhiên, mọi sự biến đổi phải theo nguyên tắc: 

-Tuân theo hệ thống kỹ thuật. 

-Không làm thay đổi mặt đứng công trình.

-Đảm bảo mối liên hệ chức năng của các không gian trong căn hộ. 

-Thay đổi không gian có chức năng tương đồng, hạn chế thấp nhất mức độ thay đổi tường ngăn chia không gian. 
-Đảm bảo sau khi thay đổi các căn hộ có diện tích theo phân loại.





3.2.2. Giải pháp kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng và công nghệ: 

* Công nghệ sử dụng tấm 3D panel 

Công nghệ 3D panel có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 90. Năm 1997 - 1998, ngôi nhà ở Việt Nam đầu tiên xây dựng theo công nghệ này tại huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, công nghệ này chỉ phù hợp với những công trình vừa và nhỏ khoảng 1 - 2 tầng và mới được nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng công trình cao tầng. Hiện nay công nghệ này đang dần khẳng định vị trí trên thị trường. Tương lai, công nghệ này sẽ được sử dụng rất nhiều trong xây dựng nhà chung cư giá rẻ 
Những vấn đề kinh tế kỹ thuật và sự thích hợp cho công trình xây dựng ở Việt Nam:  

Tấm 3D panel sử dụng lưới thép cường độ cao gồm 3 lớp và nối với nhau bằng các thanh thép ngang chéo (thép mạ) tạo ra một hệ cốt thép như một hệ dàn không gian cho tấm panel mà 2 lớp 2 bên là bê tông, lớp ở giữa cách âm, cách nhiệt là tấm EPS (Expanded polysterene).

Tấm 3D có kích thước tối đa sản xuất tại nhà máy với công nghệ tốt nhất của Áo là 1,2m và 6m.

Tại nhà máy chỉ sản xuất phần dàn cốt thép có sẵn tấm EPS ở giữa, phần bê tông là được thi công tại chỗ tại công trường. Vì vậy, việc chuyên chở và lắp dựng cấu kiện 3D là rất nhẹ nhàng và linh hoạt.

* Công nghệ sử dụng cốp pha trượt kết hợp sàn bán lắp ghép 
Cốp pha trượt được đưa vào nước ta đầu tiên sử dụng cho việc làm các ống khói nhà máy điện từ năm 1958. Việc đổ bê tông theo kiểu cốp pha trượt được mở rộng ra các công trình dân dụng bắt đầu từ nhà làm việc của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầu đường Giải Phóng Hà Nội năm 1982. 

 Công nghệ cốp pha trượt được sử dụng kết hợp với sàn bán lắp ghép tạo được hiệu quả kinh tế cao cũng như rút ngắn thời gian thi công, công trình thi công có tuổi thọ cao hơn và có độ ổn định về kết cấu cao hơn.
* Công nghệ thi công bê tông cốt thép ứng lực trước

Công trình đầu tiên sử dụng bê tông ứng lực trước là cây cầu nhỏ tại Phù Lỗ, ngoại thành Hà Nội, cầu Rào tại Hải Phòng thi công theo phương thức cầu bê tông cốt thép ứng lực trước thi công năm 1980 nhưng bị sự cố làm xập một nhịp vào năm 1988. Việc sử dụng bê tông cốt thép ứng lực trước vào nhà ở mới được sử dụng một vài năm gần đây (1999 - 2002). Hiện nay công nghệ này được sử dụng rất nhiều, được chế tạo tại công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai, nó chính là một giải pháp tối ưu cho các công trình chung cư giá rẻ.
* Công nghệ thi công ván khuôn kết cấu khung, khung - vách cứng

Công nghệ này được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam để xây dựng chung cư và nó được chia ra thành các loại công nghệ thi công sau:

- Ván khuôn kết cấu khung là sử dụng ván khuôn để tạo ra các kết cấu khung như dầm, cột toàn khối tại công trường. Công nghệ này là công nghệ truyền thống được sử dụng khá rộng rãi nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

- Kết cấu khung, khung - vách cứng là tổ hợp của hai hệ kết cấu: kết cấu khung và kết cấu vách cứng. Tận dụng ưu việt của mỗi loại, vừa có thể cung cấp một không gian sử dụng tương đối lớn đối với bố trí mặt bằng kiến trúc lại có tính năng chống lực ngang tốt. Vách cứng trong kết cấu khung, khung - vách có thể bố trí độc lập, cũng có thể lợi dụng vách của giếng thang máy, gian cầu thang, giếng đường ống. Vì vậy, loại kết cấu này được sử dụng rộng rãi cho các loại công trình chung cư giá rẻ.
* Công nghệ sử dụng kết cấu Composite 
Tại Việt Nam, panel hộp đã được sử dụng cho các nhà chung cư lắp ghép từ những năm 1960 theo công nghệ của Liên Xô cũ. Sau một thời gian sử dụng, các công trình này đã bị xuống cấp nhanh chóng do cách thức cấu tạo và chất lượng của các mối liên kết hàn. Một thời gian dài sau đó cho đến đầu năm 2000, công nghệ lắp ghép được áp dụng trở lại với việc sử dụng hệ thống sàn panel composite dự ứng lực. 

Hiện nay, phần lớn các công trình ở Việt Nam đều sử dụng tấm panel hộp, hoặc đôi khi có dùng panel đặc. Panel hộp của Việt Nam có trọng lượng nhẹ hơn và có các đặc trưng hình học tốt hơn so với tấm sàn hollow core do khối lượng xốp trong tiết diện nhiều hơn và tiết diện bê tông được phân bố xa hơn trọng tâm hơn. 


         

Kết cấu dầm composite dự ứng lực cũng được sử dụng phổ biến trong công nghệ lắp ghép và cũng có khá nhiều loại hình dạng tiết diện như trong hình vẽ dưới đây. Trong đó, tiết diện chữ T và chữ I thường dùng trong các dầm cầu hoặc gara cần nhịp lớn. Tiết diện chữ nhật hoặc dầm dẹt thích hợp cho kết cấu công trình.
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Một số loại tiết diện dùng cho dầm                                   

*Công nghệ kết cấu sàn Speedy deck (đang nghiên cứu)

Đây là sản phẩm mới nhất của nhón nghiên cứu thuộc Bộ môn Kết cấu thép, khoa Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và cũng rất mới trên thế giới.


Speedy deck thực chất là khung sàn nhà được chế tạo tự động trong xưởng. Khi thi công, chỉ việc ghép các tấm nhỏ với nhau tạo thành mặt phẳng lớn và đổ bê tông, không cần dùng đến cốp pha, gỗ chống như trong cách đổ mái truyền thống. Công nghệ này được các nhà khoa học đặt tên là Speedy deck (đổ sàn nhanh). Đây là sản phẩm tiếp nối trong loạt công nghệ ứng dụng kết cấu không gian vào xây dựng.
Speedy deck có cấu trúc là một tấm tôn mạ kẽm tạo sóng, được hàn bên trên với một dầm rỗng bằng thép tròn, tiết diện hình tam giác. Một tấm rộng 60 cm, dài 4 - 6 mét, có 2 dầm, nặng khoảng 30 - 40 kg, phù hợp cho viêc vận chuyển, lắp ráp. Khi thi công, người ta sẽ móc các tấm này với nhau tạo thành một bề rộng, gối lên hai đầu tường nhà. ở giữa mỗi hai dầm lại đặt một hộp nhựa rỗng tái sinh (nhằm tạo khoảng trống cho bê tông, giảm tiêu thụ cho bê tông, từ đó giảm khối lượng sàn), sau cùng, bê tông được phủ bên trên toàn bộ bề mặt.

3.2.3.Giải pháp thẩm mỹ - Tổ hợp mặt đứng chung cư giá rẻ ở Hà Nội:
*Tổ hợp mặt đứng tiết kiệm, phù hợp với đặc thù sinh tháI vùng nhiệt đới ẩm. 

Mặt đứng công trìnhthe chung cư giá rẻ cần thiết kế đơn giản, phẳng phiu, hiện đại để tiết kiệm chi phí vật liệu, chi phí nhân công cũng như không bị lạc hậu, lỗi thời. Cần có những tổ hợp mặt đứng đồng bộ trong mỗi khu để không phá vỡ kiến trúc cảnh quan của khu ở xung quanh cũng như bộ mặt chung của thành phố. 

MÁI nhà thường nhỏ, là nơI tận dụng đặt thiết bị máy móc, bể nước, do đó khác với mái nhà thấp tầng và nhiều tầng, trong tòa nhà cao tầng nói chung và nhà chung cư giá rẻ nói riêng thì phần tường bao quan trọng hơn nhiều so với máI, mặt tường bao ngoài nhà của nhà cao tầng ở vùng nhiệt ẩm nên có cấu tạo bảo đảm chức năng như một vỏ bọc nhậy cảm, có thể điều chỉnh đóng mở linh hoạt sao cho vẫn thông thoáng nhưng vẫn có thể chống nắng, mưa hiệu quả. 

Thông thoáng tự nhiên tốt hướng tới có thể thay cho biện pháp dùng điều hòa nhiệt độ, vì thế tốt nhất cửa sổ được mở toàn bộ ở cả hai mặt tường đầu gió và cuối gió với những thiết bị điều chỉnh cơ động để có thể vừa hướng luồng gió theo hướng cần thiết khi hướng gió thay đổi vừa có thể tạo phòng kín khi cần. 

Những hướng chịu trực tiếp nhiều nắng như hướng Tây, Đông nên được thiết kế che nắng cho khu vực cửa sổ, ban công hay đưa cửa sổ lùi vào sâu bên trong hoặc mở cửa quay vào sân trong rộng, đặc biệt cho các tầng trên cao. Bên cạnh việc tạo bang mát, sân trong còn có tác dụng như lối thoát khẩn cấp, hay trồng cây xanh tạo cảnh quan và bóng mát. 

Tổ hợp mặt đứng chung cư giá rẻ thường có hiệu quả nhịp điệu, tương phản được khai thác và tạo lập theo chiều đứng, trong đó kiến trúc mái đóng vai trò quan trọng để tạo dáng dấp độc đáo của toàn nhà và của cả cụm công trình. 

*Cây xanh và vườn cây theo trục đứng: 

Việc trồng cây xanh ở mặt tiền, tổ hợp các ban công, sân trong của tòa nhà vừa có thể mang lại vẻ độc đáo thẩm mỹ, tính hấp đẫn, sinh động cho vẻ ngoài công trình, vừa tiết kiệm năng lượng cũng như tác dụng tốt cho vi khí hậu căn hộ. Cây xanh tạo bang mát, giảm phản xạ nhiệt cũng như độ chói của tường ngoài. Để đáp ứng nhiều ý thích khác nhau, cây xanh nên trồng nhiều loại xen kẽ trong một hệ thống các bồn cây phân bổ trên toàn mặ đứng công trình tạo thành chuỗi vườn theo chiều đứng nối thành một thể thống nhất. 
Trên mặt đứng tổng thể, mặt đứng các nhà chung cư giá rẻ thường lặp đi lặp lại nên việc sử dụng các loại cây có hình thức và chiều cao khác nhau trồng đan xen nhau sẽ giúp liên kết, hài hoà tạo nên cảnh quan sinh động, gần gũi với con người và hoà nhập với thiên nhiên. 
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3.2.4. Giải pháp kinh tế: 

*Đối với nhà nước: 
Đối với chung cư giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp Nhà nước cần có cơ chế, chính sách thật hấp dẫn thì mới thu hút các chủ đầu tư tham gia. Cụ thể như sau: 
- Xác định mức thu nhập thực tế của người lao động hoặc tổng mức thu nhập thực tế của các thành viên trong một hộ gia đình dưới mức qui định chuẩn (ví dụ tổng mức thu nhập thực tế khoảng 4 hoặc 5 triệu đồng/hộ/tháng, hoặc 6 triệu đồng/hộ/tháng) thì thuộc diện thụ hưởng của chương trình nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập thấp. 
- Điều tra, khảo sát kỹ các đối tượng thụ hưởng chương trình nhà ở xã hội, chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp: Có bao nhiêu người? đang làm nghề gì? Nơi ở hiện tại? Nơi làm việc hiện tại? Phương tiện đi lại hiện tại? Qui mô hộ gia đình? Thu nhập thực tế? Độ tuổi và giới tính? Nhu cầu căn hộ rộng bao nhiêu? Giá thuê căn hộ bao nhiêu? Giá mua căn hộ bao nhiêu? Mong muốn trả góp trong thời gian bao lâu? Lãi suất chấp nhận được là bao nhiêu? Mong muốn ở tại địa bàn quận/huyện nào?... 
- Nhanh chóng thu hồi các quỹ đất của các cơ quan Trung ương và địa phương đang bị sử dụng lãng phí, gây ô nhiễm, cho thuê lại kiếm chênh lệch... Quy hoạch lại các khu này thành khu chung cư giá rẻ với chỉ tiêu hệ số sử dụng đất cao hơn hệ số dành cho nhà ở thương mại: mật độ xây dựng có thể lên tới 70-75%, chiều cao tầng có thể lên tới 9 - 12 tầng, diện tích mỗi căn hộ khoảng 30 - 70m2, giá thành khoảng 4 - 5 triệu đồng/m2 (nên áp dụng công nghệ xây dựng nhà giá rẻ của các nước khác). Người lao động có thể thuê, hoặc thuê mua, hoặc mua trả góp trong thời hạn 20 hoặc 25 năm với lãi suất thật ưu đãi và ổn định trong 20 - 25 năm (bằng 30-50% lãi suất trần cho vay của các ngân hàng thương mại). 
- Cho các chủ đầu tư được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; miễn thuế giá trị gia tăng, được miễn thuế sử dụng đất 3 năm đầu từ khi triển khai dự án; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm; thu tiền thuê nằm trong khung giá qui định của thành phố. 
- Đơn giản hoá tối đa qui trình giải quyết thủ tục hành chính để các chủ đầu tư có thể sớm triển khai thực hiện dự án nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu nhà ở của người dân. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn từ chương trình kích cầu của thành phố với hỗ trợ lãi suất 100%. 
- Đối với những chủ đầu tư có dự án nhưng chưa đền bù giải toả xong thì UBND TP nên có cơ chế, chính sách để giúp hoàn thành công tác đền bù giải toả và thực hiện nhanh chóng các bước tiếp theo như quy hoạch, cấp phép xây dựng,... nhằm giúp cho chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu của chương trình nhà ở xã hội, chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp.
- Nhà nước nên nghiên cứu và thành lập một Tổng công ty phát triển nhà ở giá rẻ và quỹ tiết kiệm phát triển nhà ở giá rẻ thì mới có thể đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người dân.

*Đối với nhà đầu tư: 

Muốn có căn hộ tiện ích, đẹp, văn minh, chất lượng và giá rẻ, nhà đầu tư phải làm tốt các khâu sau:
+Thiết kế:  Kiến trúc phải thông thoáng, tiện ích, phù hợp với điều kiện tự nhiên - khí hậu, tập quán người dân, kết cấu phải tiết kiệm để giảm giá thành và thời gian thi công, nên triển khai việc “vừa thiết kế, vừa thi công” không tốn thời gian chờ thiết kế để khởi công nhanh hơn khoảng 6 - 10 tháng. Việc phát triển những thiết kế điển hình để có thể sử dụng ở nhiều khu đất có địa hình, khí hậu tượng tự nhau cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian và kinh phí thiết kế. 
+Thi công:  Quản lý thi công để hoàn thành công trình nhanh chóng, tiết kiệm vật tư, nhân công, bảo đảm chất lượng công trình nhất là không bị nứt tường và thấm sàn. Sử dụng những công nghệ thi công và vật liệu mới để vừa tiết kiệm chi phí vừa rút ngắn thời gian thi công.
+Quản lý:  Tổ chức quản lý tốt để chung cư an toàn, văn minh, thân thiện, môi trường sống trong lành, sạch đẹp. 
*Đối với người dân: 

Người dân cần tham gia ngay từ những khâu đầu như: từ khâu thiết kế, thi công và trong quá trình sử dụng, bảo quản sau này.

Người dân phải biết tiết kiệm để có tiền đóng trước 20 - 30% và trả góp hàng tháng. Sự chịu khó kiên trì trong chục năm sẽ giúp cho họ có được căn hộ theo nguyện vọng. 
Cần dứt khoát với vấn đề sở hữu, người được mua nhà thu nhập thấp phải có quyền sở hữu. Tuy nhiên, ở đây là sở hữu có hạn chế. Hạn chế về thời gian đối với căn hộ là điều rất quan trọng, nếu không có nhu cầu ở nữa thì người chủ sở hữu phải bán lại nhà cho nhà nước để nhà nước bán cho người khác có thu nhập còn thấp. 
Tuy sở hữu căn hộ, nhưng người mua nhà không được bán ra ngoài để thu chênh lệch, làm mất ý nghĩa hỗ trợ, bù đắp của nhà nước cho dạng nhà ở này. Giá mua cũng như giá bán được tính theo thời gian sử dụng còn lại của căn hộ, khấu hao thời gian đã sử dụng. 
Vì nhà ở giá rẻ là dành cho đối tượng chính sách và do nhà nước quản lý, nên cần phải thực hiện thế nào để không lãng phí. Muốn vậy, đối tượng sở hữu phải hạn chế. Nếu người được sở hữu căn hộ đó muốn bán thì cũng không được bán ra ngoài. Phương châm là anh thoát nghèo rồi thì người nghèo khác được hưởng. Chẳng hạn như, một căn hộ cho thuê mua trong thời hạn 20 - 25 năm mà sau 8 - 10 năm, họ muốn bán thì phải bán cho chính chủ, những người thuộc đối tượng được sở hữu. Giá tiền mua lại được căn cứ trên thời gian mà người chủ trước đã sử dụng. 
3.3 đề xuất phương thức Quản lý chung cư giá rẻ:

Điều 51 của Luật nhà nước ở năm 2005 đã có quy định về quản lývà vận hành quỹ nhà ở xã hội, trong đó nêu rõ: “Đơn vị quản lý vận hành quỹ nhà ở xà hội được hưởng các chế độ với doanh nghiệp công ích theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, trên thực tế sẽ khó có đơn vị nào muốn đứng ra quản lý nhà ở xã hội vì tính phức tạp và điều kiện kinh tế của chủ thể quản lý. Để có thể phát triển và quản lý tốt quỹ nhà ở xã hội, rút kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, luận văn đề xuất mô hình quản lý chung cư giá rẻ như sau:

Xây dựng hệ thống quản lý nhà chung cư giá rẻ theo 3 cấp;

· Đơn vị quản lý nhà chung cư giá rẻ cấp quốc gia (cấp1)

· Đơn vị quản lý nhà chung cư giá rẻ cấp tỉnh, thành phố (cấp2)

· Đơn vị quản lý nhà chung cư giá rẻ cấp cơ sở (cấp3)
Các cấp liên minh sẽ hoạt động với các nhiệm vụ: 

- Đơn vị quản lý nhà chung cư giá rẻ cấp quốc gia (cấp 1): Cung cấp và tư vấn pháp lý, trợ giúp kỹ thuật, giúp các đơn vị cấp 2 làm việc với ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước liên quan. Khi cần thiết có thể đứng ra bảo lãnh, giúp các đơn vị  cấp 2, thành phố lập dự án phát triển chung cư giá rẻ. Đơn vị cấp 1 có trách nhiệm kiểm tra các hoạt động tài chính của đơn vị cấp 2 và cấp 3. Đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập đơn vị cấp 2 và đề ra các chính sách chung hướng đến lợi ích của các thành viên. 

-Đơn vị quản lý nhà chung cư giá rẻ cấp tỉnh, thành phố ( cấp 2 ): Có trách nhiệm triển khai các chính sách của đơn vị cấp 1 và điều chỉnh cho phù hợp với địa phương. Xây dựng các quỹ dự phòng, quỹ phát triển nguồn nhà chung cư giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp dựa vào đóng góp của các thành viên theo dạng góp trước và kêu gọi các nguồn tài trợ. Triển khai và tư vấn quản lý các đơn vị cấp 3.

 -Đơn vị quản lý nhà chung cư giá rẻ cấp cơ sở ( cấp 3): Đơn vị cấp 3 được lựa chọn theo phương án đấu thầu theo nhiệm kỳ. Ngoài chức năng quản lý  khu vực chung cư giá rẻ và phát triển những dịch vụ cơ bản trong đó như: bảo dưỡng khu nhà ở và cơ sở hạ tầng cho các khu nhà, bảo dưỡng hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống thu gom rác thải, hệ thống chiếu sáng, an ninh, bảo vệ, vận hành và bảo dưỡng công trình công cộng và các dịch vụ gia tăng có thu phí khác. Đơn vị cấp 3 còn đưa ra các quy định chung cho nghĩa vụ và quyền lợi của các thành viên và phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương và cộng đồng. Đứng ra giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Xây dựng hướng phát triển quỹ chung cư giá rẻ và ưu tiên đặc biệt đến người có thu nhập thấp. 

3.4 ví dụ nghiên cứu:
Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận: 

-Phát triển chung cư giá rẻ không chỉ là một chương trình nhằm thúc đẩy nâng cao nguồn cung cấp nhà ở cho nhu cầu của đại đa số người dân đô thị mà còn mang ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị và an sinh xã hội.

-Kinh nghiệm thế giới cho thấy, việc xây dựng chung cư giá rẻ đòi hỏi phảI có sự tác động mạnh mẽ từ phía nhà nước. Nhà nước đóng vai trò chủ yếu trong chiến lược phát triển lâu dài của hệ thống chung cư giá rẻ và khuyến khích các chủ đầu tư tham gia bằng những chính sách ưu đãi.

-Nghiên cứu mô hình chung cư giá rẻ tại Hà Nội cần gắn liền với điều kiện và khả năng kinh tế của người dân và phải phù hợp với nhu cầu và lối sống, văn hóa và đặc trưng điều kiện tự nhiên, khí hậu của Hà Nội. 

-Mô hình chung cư giá rẻ trong giai đoạn tới sẽ là loại chung cư không cao quá 12 tầng với công nghệ xây dựng hiện đại, áp dụng vật liệu mới rẻ và bền hơn, xây dựng những block điển hình để tận dụng thời gian và chi phí thiết kế và thi công. Tầng 1 được sử dụng làm tầng dịch vụ và thương mại nhằm tăng nguồn thu, đóng góp vào kinh phí quản lý, bảo dưỡng và vận hành tòa nhà. 

-Quy mô căn hộ phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh tế đồng thời đảm bảo không gian sống cho chủ nhà có diện tích từ 30m2 - 70m2. Chiều cao tầng từ 3 - 3,3m. 

2. Kiến nghị: 


-Nhà nước cần phảI đưa ra các quy định cụ thể về phân loại đối tượng thu nhập, làm cơ sở thực hiện các chương trình phát triển nhà ở nói chung và nhà chung cư giá rẻ nói riêng.


-Cần tăng cường các chính sách hỗ trợ người dân về chung cư giá rẻ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, khuyến khích hơn nữa việc xây dựng các dự án phát triển chung cư giá rẻ.


-Cần thiết phải nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn mới liên quan đến chung cư giá rẻ cho phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại, giá thành công trình và mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển, đảm bảo toàn bộ hệ thống nhà ở xã hội được phát triển bền vững.


-Nghiên cứu các giải pháp thiết kế điển hình, các phương thức xây dựng và vật liệu xây dựng cho chung cư giá rẻ. Đảm bảo chung cư giá rẻ được xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế của các đối tượng có thu nhập trung bình - thấp.


-Định hướng mở rộng đối tượng được hưởng quyền mua, thuê chung cư giá rẻ.


-Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chung cư giá rẻ hiệu quả và định hướng phát triển bền vững, tránh lặp lại những thiếu sót đã mắc phải của các chung cư cũ tại Hà Nội trong giai đoạn trước.
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Hình ảnh: Chung cư Lê Thành - TP.HỒ CHÍ Minh





Hình ảnh: Chung cư giá rẻ ở đà Nẵng








Hình ảnh: Nhà cho người thu nhập thấp do Vinaconex xây dựng tại Hà Nội, giá bán 195 triệu đồng/căn 50 m2.











Hình 2.1: Định hướng quy hoạch đô thị Hà Nội








Hình 3.2: Tổ hợp nhóm nhà theo kiểu ô phố.








Hình 3.1: Tổ hợp nhóm nhà theo kiểu dẫy.








Hình 3.3: Tổ hợp nhóm nhà theo kiểu hỗn hợp








Sơ đồ dây chuyền căn hộ trong chung cư giá rẻ











 Mẫu căn hộ loại 1 - 1 phòng ngủ - Lựa chọn A





Mẫu căn hộ loại 1 - 1 phòng ngủ - Lựa chọn B





Mẫu căn hộ loại 1 - 1 phòng ngủ 





Mẫu căn hộ loại 3- 3 phòng ngủ





 Mẫu căn hộ loại 2- 2 phòng ngủ





Mẫu căn hộ loại 2,3 - 2,3  phòng ngủ 
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Hình ảnh: Phối cảnh dự án chung cư E.Home quận 9.





Hình 2.2: Đinh hướng quy hoạch sử dụng đất Hà Nội





Cấu trúc không gian kiểu ô phố








Ví dụ về nhà xây kiểu ô phố mở








Dạng xếp hàng lính








Dạng so le








Dạng bố trí vuông góc








Dạng tự do








Một số loại tiết diện panel dùng cho sàn












































Hình 3.4: Tổ chức cảnh quan sân vườn trong khu chung cư giá rẻ








Mặt nước điều hòa không khí














Không gian nghỉ ngơi - thư giãn








Công viên nhỏ gọn - sinh động








Tiểu cảnh nhỏ - tiết kiệm diện tích








Hình 3.23 :Hình ảnh sử dụng cây xanh với chiều cao và màu sắc khác nhau để làm sinh động mặt đứng toàn khu 





Hình 3.24 :Hình ảnh sử dụng màu sắc khác nhau để làm sinh động mặt đứng toàn khu 
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